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Bảng chữ viết tắt

CCN : Cụm công nghiệp 

DN : Doanh nghiệp

DNV&N : Doanh nghiệp vừa và nhỏ

DNL&T : Doanh nghiệp lớn và trung

DNCNV&N : Doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ

DNCNL&T : Doanh nghiệp công nghiệp lớn và trung

DNCNV&NNN : Doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Nhà nước

DNCNV&NTN : Doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ tư nhân

DNNN : Doanh nghiệp nhà nước

DNTN : Doanh nghiệp tư nhân

KCN : Khu công nghiệp

KCX : Khu chế xuất

KCNC : Khu công nghệ cao

TNHH : trách nhiệm hữu hạn

TTCN : Tiểu thủ công nghiệp

phần mở đầu

1. Lí do lựa chọn đề tài

Các thành phần kinh tế công nghiệp trong nước, đặc biệt là các DNCNV&N hiện nay đang phát triển với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong cơ cấu công nghiệp chung, các DNCNV&N dần dần đóng một vai trò quan trọng, chiếm 31% giá trị sản xuất công nghiệp, và trở thành một nguồn nội lực mang tính quyết định cho sự phát triển ổn định lâu dài của đất nước. Đây là sự phát triển tất yếu trong nền kinh tế thị trường và phù hợp với định hướng phát triển chung của Nhà nước. 

Các thành phố trọng điểm như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là nơi các DNCNV&N có nhu cầu phát triển mạnh mẽ nhất (8), đặc biệt là nhu cầu về đất đai để sản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường. Tại Hà Nội, vấn đề không gian phát triển của DN đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Chưa có một định hướng quy hoạch không gian cụ thể cho loại hình DN này. Việc cải tạo mở rộng tại chỗ không thể giải quyết một cách triệt để và lâu dài. Các CCN cũ đã quá tải và gây ô nhiễm không thể dung nạp thêm. Các DNCNV&N trong quá trình hình thành phát triển với các tính chất và các đặc thù riêng chưa thể phù hợp ngay với các KCN tập trung mới quy hoạch hay đã xây dựng độc lập có quỹ đất rất lớn ở vùng ngoại vi. KCN cho các DNCNV&N dự kiến chỉ phù hợp với một bộ phận nhỏ các DN. Một vấn đề xảy ra hiện nay là đất các KCN quy hoạch ở Hà Nội còn trống rất nhiều, các DNCNV&N phát triển rất mạnh, nhưng các DN này chưa tìm được không gian thích hợp để phát triển.

Quy hoạch và xây dựng mô hình phát triển không gian KCN phù hợp với các DNCNV&N là một nhu cầu vô cùng cấp thiết hiện nay ở Hà Nội.  Các KCN này sẽ giải quyết kịp thời nhu cầu phát triển của DN, đẩy nhanh tăng trưởng công nghiệp và dần dần hình thành một cơ cấu công nghiệp đô thị bền vững và ổn định.

2. Phương pháp nghiên cứu


2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là các DNCNV&N và khu vực phát triển cho các DN này trong đô thị.


2.2. Quan điểm nghiên cứu

Có rất nhiều vấn đề khác nhau trong việc phát triển các DNCNV&N, và các vấn đề đó được giải quyết theo các cách khác nhau khi được nhìn nhận dưới các

quan điểm khác nhau từ phía DN và từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước. Xuất phát từ quan điểm phát triển toàn diện của cộng đồng, sự phát triển bền vững của đô thị,  các nhà quản lý luôn mong muốn tập trung quy hoạch, quản lý và hỗ trợ sự phát triển của DN trong khuôn khổ cho phép. Bên cạnh đó, mong muốn của các DN là sự phát triển theo đặc thù riêng của DN, theo nhu cầu của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh bình đẳng. 

Quan điểm nhìn nhận, giải quyết vấn đề của luận văn xuất phát chủ yếu từ mong muốn và nhu cầu phát triển thực tế của các DNCNV&N, được đặt trong sự đối chiếu với định hướng phát triển chung của Nhà nước, các ràng buộc về luật pháp và bảo vệ môi trường. 

Trong cơ cấu công nghiệp chung của nền kinh tế thị trường, sự hình thành và phát triển của DNCNV&N  là yếu tố phụ thuộc vào cung-cầu trong mối liên hệ mật thiết với các bộ phận chức năng khác của đô thị, chưa thể tách rời độc lập như các DN trong KCN hiện tại. 

Mô hình phát triển không gian cho các DNCNV&N  cũng không thể là một mô hình độc lập “có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống” (13) như các KCN hiện nay. Sự hình thành và phát triển không gian này phải nằm trong mối quan hệ tương tác tổng thể giữa khu vực sản xuất với khu vực ở, kinh doanh thương mại, công cộng, dịch vụ, ...của đô thị.

Nguồn thông tin thu thập được xuất phát từ các nhà quản lý của Việt Nam, của nước ngoài và quan trọng nhất là từ phía các DNCNV&N. Các thông tin của Nhà nước và nước ngoài thường ổn định và chính xác lâu dài (luật, chính sách, chỉ tiêu, quan điểm, thống kê, quy hoạch, ..). Nguồn thông tin từ phía các DN luôn biến động theo các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các DNCNV&N được phân tích và đánh giá trong quá trình biến đổi, phát triển đa dạng của DN và trong sự phát triển chung của đô thị.(Xem Hình 0.1).

Thông tin của các DNNN, DN ngoài Nhà nước có đăng ký được thống kê hàng năm, thu thập từ các cơ quan chủ quản. Thông tin về DN dạng gia đình cá thể được xác định trên cơ sở các điều tra thực tế (Xem Phụ lục 1).

2.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung phân tích, đánh giá các nhu cầu, các cơ sở và khả năng của các DNCNV&N ở Hà Nội trong quá trình phát triển không gian nội tại cũng như trong quá trình phát triển chung của đô thị; phân tích kinh nghiệm một số mô hình phát triển KCN cho các DNCNV&N ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó tổng hợp lại và đề xuất mô hình  quy hoạch xây dựng KCN cho các DNCNV&N ở Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong các DNCNV&N trong nước, tập trung vào các DNTN, thuộc khu vực Hà Nội trung tâm.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các DNCNV&N phát triển, trước hết là các điều kiện về không gian sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Luận văn đề xuất mô hình quy hoạch xây dựng KCN  cho các DNCNV&N có khả năng đáp ứng đầy đủ nhất các nhu cầu phát triển của DN, phù hợp với đặc điểm, loại hình, quy mô của DN và đảm bảo sự phát triển của tất cả các loại hình KCN cũng như sự phát triển bền vững chung của toàn đô thị.
4. Cơ cấu luận văn

Cơ cấu nội dung của luận văn được trình bày trong Hình 0.2.
5. Các khái niệm


5.1. Khái niệm về DNCNV&N

5.1.1. Định nghĩa

Tại Việt Nam , DNV&N được định nghĩa như sau: 


Doanh nghiệp vừa và nhỏ là doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 5 tỷ đồng và có số lao động trung bình hàng năm dưới 200 người. 

Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành và địa phương có thể căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội cụ thể mà áp dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu vốn và lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu nói trên. Tiêu chí này chỉ là quy ước hành chính để xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ DNV&N. Trong đó doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 50 lao động hoặc có tổng giá trị vốn dưới 1 tỷ đồng hoặc có doanh thu dưới 1 tỷ đồng(2). (Xem Hình 0.3)
DNCNV&N là DNV&N chuyên sản xuất hàng hoá công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Tại các nước phát triển như Nhật Bản, DNCNV&N được định nghĩa là có số lao động dưới 300 người hoặc có vốn hoạt động dưới 100 triệu yên (tương đương 13 tỷ đồng). Tại phần lớn các nước ASEAN, DNCN có khoảng từ 200 lao động trở xuống được xác định là DNV&N (ở Malaysia : dưới 150 lao động, ở Thái Lan : dưới 200 lao động, ở Philipin : dưới 199 lao động,..) (8).
Như vậy, so với các nước phát triển thì DNCNV&N ở Việt Nam nhỏ hơn cả về số lao động và vốn. So với các nước cùng khu vực đang phát triển thì quy mô các DNCNV&N ở Việt Nam là tương đương.

Xét trên phương diện quản lý, có các loại hình DNV&N sau : DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN ngoài Nhà nước. DN ngoài Nhà nước bao gồm : DN tư nhân (Công ty TNHH), tổ hợp, DN gia đình cá thể.  

5.1.2. Vai trò của DNCNV&N trong nền kinh tế đất nước 

Vai trò của các DNV&N trong sự phát triển kinh tế vô cùng quan trọng. Trong các nền kinh tế phát triển đặc biệt là ở các nước châu á, DNV&N có ba đặc điểm nổi bật :

Thứ nhất, các DNV&N làm chức năng hỗ trợ gia công cho các công ty lớn. Để tổ chức của một DN lớn hoạt động có hiệu quả thì sự hợp tác sản xuất của các DNV&N là không thể thiếu. Các DN này đảm đương các công việc khó có thể thực hiện trên dây chuyền sản xuất lớn. Mặt khác, các DNV&N đóng vai trò cái đệm giảm xóc cho nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái. Cơ cấu công nghiệp hình kim tự tháp bao gồm nhiều tầng nấc từ các DN lớn đến các DNV&N là điểm mạnh của các nền kinh tế phát triển ở châu ¸.

Thứ hai, các DNV&N kích thích công nghiệp phát triển . Các DNV&N phát huy vai trò là người có năng lực phát triển và là đội quân dự bị cho việc tạo lập ra các ngành công nghiệp mới.

Thứ ba, các DNV&N là người nhạy bén khai thác thị trường mới nhờ sự phát triển của xã hội công nghiệp và sự phát triển kỹ thuật. 
Tại Nhật Bản, trong tổng số 6,53 triệu DNTN, các DNV&N chiếm 99% về số lượng (6,47 triệu DN) và chiếm 76,5% về nhân lực (41,42 triệu lao động). Xét về kim ngạch sản xuất thì trong ngành chế tạo tỷ lệ này là 51,7%, ngành bán buôn là 62,1% và ngành bán lẻ là 78%. Cơ cấu công nghiệp của Nhật Bản tạo thành hình kim tự tháp. Đứng trên cùng là các DN lớn, tiến hành từ nghiên cứu khai thác cho tới thiết kế và lắp ráp cuối cùng. Các DN đó được gọi là  công ty mẹ. Còn các DNV&N hợp tác với công ty mẹ được gọi là công ty con. Một công ty mẹ có một hay nhiều công ty con tạo thành một tập đoàn công ty giống như một gia đình. Nhật bản có vô số các tập đoàn công ty kiểu như vậy. Đây là điểm mạnh của nền kinh tế Nhật Bản(10)(Xem Hình 0.3).
Tại Trung Quốc, theo thống kê sơ bộ, các DNV&N của Trung Quốc hiện chiếm 60% tổng giá trị sản lượng hàng hóa trong nền kinh tế. Đảm bảo việc làm cho hơn 70% số lao động hiện có và chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Trung Quốc. Sở dĩ các DNV&N của Trung Quốc phát triển mạnh và đạt được kết quả khả quan như vậy là nhờ Chính phủ nước này đã sơm có các chính sách hỗ trợ về thuế, về kỹ thuật-công nghệ, về đất đai.. Bên cạnh đó Trung Quốc còn quy hoạch tổng thể hệ thống các DNV&N, ban hành luật khuyến khích phát triển DNV&N. Trung Quốc đang chuẩn bị áp dụng một loạt giải pháp mới bao gồm thúc đẩy việc điều chỉnh cơ cấu và bồi dưỡng năng lực sáng tạo kỹ thuật, nới lỏng chính sách tài chính-tiền tệ, kiện toàn hệ thống dịch vụ xã hội, hoan thiệc các quy chế về bảo lãnh để tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng (3).

Tại ấn Độ, chỉ riêng các DN nhỏ đã có sự đóng góp khá ấn tượng : chiếm 31% GNP, 17,4% lực lượng lao động và 40% tổng giá trị xuất khẩu. (6).

Tại Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng hiện nay, các DNCNV&N được nhận định là các DN dễ hình thành và rất năng động nhạy bén với thị trường, tránh được tư tưởng khép kín, rủi ro lớn , đầu tư nhiều, có khả năng thỏa mãn nhu cầu hẹp, bù đắp những khoảng trống mà các DNCN lớn chưa đáp ứng hết. Tận dụng nhiều lao động với trình độ chuyên môn chưa cao cũng là một lợi thế ở một nước có lao động dồi dào như Việt Nam để tiến hành sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. Ngoài ra các DNCNV&N có thể duy trì tự do cạnh tranh và phát huy tiềm lực thị trường trong nước. Với những lợi thế như trên, DNCNV&N có thể làm điểm tựa tạo ra sự phát triển ưu tiên, giải quyết những ngành, những loại sản phẩm mà công nghiệp lớn và trung không nên làm hoặc làm kém hiệu quả hơn.  DNCNV&N chứa đựng tất cả dạng sở hữu, loại hình doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp đang tồn tại và sẽ tồn tại lâu dài ở Việt Nam. Điều này cho phép phát triển DNCNV&N bằng cách thu hút mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp, mọi thành viên trong xã hội có vốn tham gia đầu tư thành lập, quản lý các thực thể công nghiệp từ hộ gia đình, cá thể , hợp tác xã, tiểu thủ công nghiệp đến các doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật. 

Hiện nay, DNV&N đóng góp một phần quan trọng trong nền kinh tế khoảng 31% tổng giá trị công nghiệp mỗi năm, riêng thành phần kinh tế tư nhân đóng góp 78% tổng giá trị hàng hoá bán lẻ.(1). 

Theo kinh nghiệm phát triển của các nước phát triển cùng khu vực thì trong tương lai DNCNV&N ở Việt Nam sẽ đóng góp khoảng 50-60% giá trị sản xuất công nghiệp mỗi năm (8)(Xem Hình 0.3).

5.2. Khái niệm về KCN

Hiện nay ở Việt Nam có ba khái niệm về KCN xuất phát từ đặc điểm sản xuất và quản lý của chúng : Khu công nghiệp (KCN), Khu chế xuất (KCX), Khu công nghệ cao (KCNC), gọi chung và tắt là Khu công nghiệp (KCN).(13)

· Khu công nghiệp : là khu tập trung các doanh nghiệp công nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Trong KCNTT có thể có doanh nghiệp chế xuất.

· Khu chế xuất : là khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

·  Khu công nghệ cao : là khu tập trung các doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao và các đơn vị hoạt động phục vụ cho phát triển công nghệ cao gồm nghiên cứu - triển khai khoa học-công nghệ đào tạo và các dịch vụ liên quan, có ranh giới địa lý xác định, do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Trong KCNC có thể có doanh nghiệp KCX.

Trong tình hình phát triển công nghiệp và quy hoạch KCN thực tế hiện nay, với định nghĩa như trên, KCN hầu như chỉ phù hợp với các DN có vốn đầu tư nước ngoài và một số các DNL&T trong nước. KCN không bao hàm được phần đông các DNCNV&N chiếm số lượng lớn và mang những đặc thù riêng khác với DNCNL&T.

Chương i

sự phát triển của các DNCNV&N

quy hoạch Đất công nghiệp cho các dn này ở Hà Nội

Các vấn đề đặt ra

1.1. Các DNCNV&N ở Hà Nội: Hiện trạng-Đặc điểm-Các nhu cầu phát triển

Các DNCNV&N ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang phát triển tự phát trong nền kinh tế thị trường và mang những đặc thù riêng của sản xuất vừa và nhỏ trong đô thị. Đặc điểm nổi bật nhất là mối quan hệ mật thiết giữa khu vực sản xuất và khu vực ở. Chính yếu tố này đang là mối đe doạ môi trường nghiêm trọng hiện nay. 

1.1.1. Các ngành nghề và số lượng DN

Theo số liệu thống kê, DNCNV&NNN chiếm khoảng 65,9% DNCNNN và DNCNV&NTN chiếm tới 94,6% số DNCNTN. Trong số các DNCNV&N thì DNCN ngoài Nhà nước chiếm đa số(12)(1).  Số lượng các DN như sau :
Bảng 1.1. Số lượng các DNCNV&N thuộc khu vực Hà Nội trung tâm năm 1999.

	TT
	Loại doanh nghiệp
	Số lượng (doanh nghiệp)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nhà nước
	163
	3,47

	2
	Có vốn đầu tư nước ngoài
	0
	0

	3
	Ngoài Nhà nước
	4528
	96,53

	
	Tổng
	4691
	100,00

	
96,53

 DN ngoài Nhà nước                                                3,47% DN Nhà nước

  0% DN có vốn 

đầu tư nước ngoài




Các DNCNV&N ở Hà Nội chủ yếu tập trung trong các nhóm ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp sau (8)(12):
· Công nghiệp điện và điện tử: chủ yếu là lắp ráp, sửa chữa linh kiện điện tử

· Công nghiệp cơ khí chế tạo: các sản phẩm, thiết bị thay thế nhỏ hay sửa chữa

· Công nghiệp dệt may, đồ da: chủ yếu là sản phẩm may mặc, dệt

· Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm: đồ khô, đồ tươi, nước giải khát, bánh, kẹo, ..

· Công nghiệp chế biến sản xuất nhựa: một số sản phẩm gia dụng, vỏ máy,..

· Công nghiệp hóa chất nhỏ

· Công nghiệp chế biến gỗ, song, mây, đồ thủ công mỹ nghệ

· Công nghiệp gốm, giấy, in.. : chỉ có rất ít các DN còn hoạt động trong đô thị

1.1.2. Vị trí

Xét về mặt vị trí và tương quan trong đô thị, các DNCNV&N có thể chia làm ba loại chính:  

· Loại 1: Các DNCNV&N nằm phân tán rải rác xen kẽ giữa các khu dân cư, chiếm đa số khoảng 77% số lượng các DN (8). Nguồn gốc hình thành chủ yếu là do các DN truyền thống còn lại của quá trình phát triển đô thị, các DN hình thành mới do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và các DN do nhu cầu phát triển di chuyển đến những nơi có điều kiện thuận tiện hơn.

· Loại 2:  Theo thống kê của Hiệp hội công thương Hà Nội thì hiện nay có khoảng trên 930 DNCNV&N tập trung theo các phố nghề, cụm nghề, chiếm khoảng 20% số lượng các DN (các phố Lò Rèn, Hàng Thiếc, La Thành, ..). Các phố này hình thành từ sự phát triển của các DN truyền thống thuộc phố nghề, làng nghề cũ và sự phát triển của các DN trong cơ chế kinh tế thị trường, các DNCNV&N cùng ngành nghề hình thành một địa điểm sản xuất và kinh doanh tập trung.

Sự phát triển các “phố nghề” cũ trong khu vực phố cổ và hình thành các “phố nghề” mới ở các khu vực khác không chỉ là một đặc trưng nổi bật của các DNCNV&N dạng gia đình cá thể mà là một đặc điểm chung của cả các DN thương mại, dịch vụ ở Việt Nam. “Phố nghề” dần trở thành một địa điểm tập trung nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh vô cùng thuận tiện cho các DN và trở thành một địa chỉ quen thuộc cho các khách hàng. Sự phát triển của các DN sản xuất tập trung tất yếu kéo theo các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khác, cụ thể là các khu vực ở, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ trong và xung quanh phố nghề.  Đây là một định hướng quan trọng cho quá trình quy hoạch phát triển các DNCNV&N ở Hà Nội.

· Loại 3: Một số ít các DNCNV&N tập trung theo cụm hay nhóm công nghiệp, chiếm khoảng 3% số lượng các DN (CCN Cầu Bươu, Vĩnh Tuy,..). Nguồn gốc hình thành chủ yếu là các DNNN, các DNNN đã cổ phần hóa tập trung theo sự quy hoạch trước đây, các DNTN thuê đất của Nhà nước trong các CCN, nằm cách xa trung tâm đô thị. Hiện nay, do sự đô thị hoá mạnh mẽ, các CCN này được bao quanh bởi các khu vực dân cư đông đúc.

Tại Hà Nội, các DNCNV&N khi mới thành lập hay phát triển mở rộng đều tận dụng tối đa các lợi thế về địa điểm kinh doanh, sản xuất và sự thuận tiện cho cho người chủ và người lao động trong mối quan hệ gắn bó với khu vực nội thị. Họ không muốn phải hoạt động trong một khu vực chưa có sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Sơ đồ vị trí và mối quan hệ của DNCNV&N trong đô thị được trình bày trong Hình 1.2.
1.1.3. Hiện trạng sử dụng đất và sự phát triển

1.1.3.1. Các loại hình sử dụng đất

Do các thuận lợi về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có sẵn, các DNCNV&N ở Hà Nội trung tâm phát triển chủ yếu theo hướng hình thành, cải tạo và mở rộng cơ sở sản xuất tại chỗ, chỉ một số ít di chuyển ra khỏi khu dân cư tập trung khi nhu cầu sản xuất quá lớn và gây ô nhiễm cao. Hiện nay, đất công nghiệp và đất ở đan xen lẫn lộn với nhau.

Các DNCNV&NNN sử dụng quỹ đất công nghiệp đô thị của Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo quyền và thời hạn sử dụng đất. 
 

Các DNCNV&N ngoài Nhà nước, để hình thành mới và để mở rộng không gian sản xuất, luôn phải tự tìm kiếm các cơ hội cho mình trong điều kiện thông tin vô cùng hạn chế. Có các hình thức sử dụng đất sau : 

· Thuê đất của Nhà nước: Chỉ một số ít các DN có khả năng được thuê đất của Nhà nước. Có hai lý do chính là thủ tục quá phức tạp, quá tốn thời gian mà các chi phí lại cao (tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà xưởng mới). Năm 1998 có 30 DNTN nộp đơn xin thuê đất của Nhà nước. Nửa đầu năm 1999 chỉ có 10 DN nộp đơn (8).
· Thuê lại đất của DNNN: Các DN khác xin thuê lại khoảng đất trống hay nhà xưởng chưa sử dụng của các DNNN theo các hợp đồng. Tuy nhiên việc thuê lại này luôn không ổn định. Các DN phải trả lại quyền sử dụng khi có yêu cầu. Do vậy, các DN không thể đầu tư chiều sâu vào sản xuất, công nghệ và bỏ lỡ mất những cơ hội làm ăn. 

· Sử dụng quỹ đất của tư nhân: Có sẵn, mua hay thuê lại đất của tư nhân. Phần lớn các DN ngoài Nhà nước, khoảng 88,2%,  sử dụng quỹ đất ở tư nhân và có quyền sử dụng đất từ lâu đời (Nguồn: Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam). Vấn đề hiện nay là giá cả đất đai trong khu trung tâm rất cao, quỹ đất hạn chế, DN rất khó có được mặt bằng mong muốn. Chính vì vậy, diện tích đất đai cho từng DN thường là nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực ở. 

· Một nguồn nữa rất dồi dào cho các DN là sử dụng đất trong KCN. Trên thực tế hiện nay ở Hà Nội không có DNCNV&N nào thực hiện được (8). Điều này sẽ được phân tích kỹ ở phần 1.2. Các lô đất trong KCN hiện nay không phù hợp với DNCNV&N. Các môdul công nghiệp hay xưởng sản xuất xây dựng sẵn cho thuê hiện nay không có. Các nhà đầu tư chỉ có số vốn ít ỏi hay chỉ có công nghệ không có cơ hội thuận lợi để hình thành doanh nghiệp. 

Trong quá trình phát triển mở rộng của DN, có các xu hướng sau:

· Thứ nhất: Mua thêm đất đai bên cạnh hay xung quanh cơ sở cũ để mở rộng sản xuất. Sự phát triển này rất thuận lợi, không có sự thay đổi lớn nào về tổ chức quản lý cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên giá cả đất ở các khu vực trung tâm thường cao, diện tích lại nhỏ không đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác, mức độ ô nhiễm môi trường càng ngày càng tăng.

· Thứ hai: Mô hình hoạt động của cơ sở chính vẫn giữ nguyên nhưng hình thành thêm các cơ sở sản xuất vệ tinh chỉ có sản xuất hoặc theo mô hình sản xuất-ở. Cơ sở cũ chuyển thành nơi ở hoặc kinh doanh và ở. Đây là xu hướng phát triển chủ yếu của các DN tư nhân, gia đình cá thể ở Hà Nội. Thuận lợi chính là sự tận dụng đất đai có sẵn của các chủ DN ở khu vực khác hay mua với giá cả hợp lý ở những khu vực xa trung tâm. Nhưng chính các cơ sở sản xuất này đang trở thành mối đe doạ về môi trường đối với khu dân cư xung quanh. Điều kiện mở rộng sản xuất cũng khó khăn. Việc vận chuyển sản phẩm không thuận tiện trong điều kiện giao thông đô thị hiện nay.

· Thứ ba: di chuyển toàn bộ cơ sở tới nơi khác. Việc di chuyển này đòi hỏi DN phải huy động vốn có sẵn hoặc phải chịu thời gian sản xuất gián đoạn.

1.1.3.2. Mặt bằng sản xuất

Các DNCN vừa từ 50 lao động trở lên (các DNNN, DNTN: Công ty, xí nghiệp, tổ hợp) có diện tích mặt bằng từ 0,1-0,5ha, một số DN có diện tích 0,7-0,8ha. Trung bình 25-35m2/lao động. Mật độ xây dựng trong lô đất khoảng 50-75% (Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).
Do các yếu tố lịch sử xã hội cũng như đặc thù riêng, diện tích các bộ phận chức năng của DN nhỏ dưới 50 lao động (chủ yếu là các DNTN có xưởng sản xuất nhỏ, đặc biệt là các DN cá thể gia đình) thường không đủ và không có các bộ phận cách ly an toàn. Các DN tư nhân có diện tích sản xuất trung bình 15-30m2/lao động. Con số này đối với các DN gia đình cá thể chỉ có 5-10m2/lao động. Mật độ xây dựng của các DN này rất lớn, thậm chí là 100% đối với các DN gia đình cá thể. 

Diện tích các DN phân theo các ngành nghề chủ yếu như sau: 

Bảng  1.2. Diện tích mặt bằng DNCNV&N ngoài Nhà nước ở Hà Nội 

	TT
	Ngành nghề công nghiệp 
	Số lao động (người)
	Diện tích mặt bằng (m2)

	1. 
	Công nghiệp điện và điện tử
	3-30
	20-500

	2. 
	Công nghiệp cơ khí chế tạo
	2-30
	10-1000

	3. 
	Công nghiệp dệt may
	5-50
	20-1000

	4. 
	Công nghiệp đồ da, giầy dép
	5-30
	50-500

	5. 
	Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
	4-50
	20-3000

	6. 
	Công nghiệp chế biến sản xuất nhựa
	10-50
	50-2000

	7. 
	Công nghiệp chế biến gỗ, song, mây, đồ thủ công mỹ nghệ
	5-50
	100-4000

	8. 
	Công nghiệp giấy..
	5-30
	50-1000

	9. 
	Công nghiệp hóa chất
	2-20
	10-500

	10. 
	Công nghiệp in
	5-20
	50-800


(Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và theo kết quả điều tra)


Các nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là :

· Các DN hình thành với số vốn ít không thể mua hay thuê được mặt bằng sản xuất rộng ở những vị trí thuận lợi. 

· Đối với các DN hình thành trong khu vực ở, nơi ở cũ được chia thành các chức năng sản xuất. Diện tích các bộ phận bị chia nhỏ.

· Sự phát triển của các DN kéo theo nhu cầu mở rộng diện tích sản xuất nhưng họ không đủ điều kiện để có thêm mặt bằng hoặc họ không muốn phải di chuyển ra khỏi khu vực hoạt động thuận lợi trong nội thị.  

· Sự cạnh tranh gay gắt về mặt bằng, thị trường giữa các DN.

1.1.3.3. Khu vực ở

Đối với các DNCNV&N dạng kết hợp, diện tích ở luôn bị nhu cầu phát triển sản xuất đe dọa thu hẹp cùng với sự gia tăng dân số, gia tăng nhu cầu ở. Thêm vào đó là sự ô nhiễm môI trường nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê của Thành phố Hà Nội, diện tích sàn ở bình quân tại các khu vực phố nghề của Hà Nội  trung bình khoảng 4-6m2/người (4).

Việc tập trung đông dân cư có các lý do chính sau:

· Thuận tiện cho việc sản xuất-kinh doanh: cơ sở chính của sự tồn tại 

· Duy trì các mối quan hệ xã hội truyền thống

· Các nhu cầu xã hội và dịch vụ đầy đủ

· Không có khả năng di chuyển

1.1.3.4. Mong muốn của DN

Với thực trạng như trên, đại đa số các DNCNV&N đều muốn có những cơ hội thuận lợi về đất đai để hình thành và mở rộng sản xuất (thông tin, giá cả, diện tích, thời gian, sự ổn định,cơ sở hạ tầng, xã hội,..). Đây là nhu cầu chính bức thiết hiện nay.

Các DNCN quy mô vừa có nhu cầu diện tích phát triển tương đối lớn hoặc bị bắt buộc di chuyển ra khỏi nội thị mong muốn có thể thuê được đất trong các khu vực dự kiến các các DNV&N với sự hỗ trợ của Nhà nước. Điều này thể hiện rất rõ qua số lượng các DN đăng ký xin thuê đất ở các KCN cho các DNCNV&N  mặc dù chúng chưa hề hình thành : hơn 100 DN.(8)

Các DNCN nhỏ và rất nhỏ cũng có nhu cầu mở rộng và di chuyển rất lớn. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, khi được hỏi họ có muốn di chuyển vào các KCN hiện có hay không, có đến 78% DN trả lời là không. Mong muốn của họ là được thuê đất trong các khu vực gắn bó với khu vực dân cư  và phù hợp với DN (chiếm 83% số DN được hỏi). 
Hiện trạng sử dụng đất, sự phát triển mở rộng và mong muốn của các DNCNV&N được trình bày trong Hình 1.3.

1.1.4. Mô hình tổ chức

Các DNCN tại Hà Nội hiện nay có hai mô hình tổ chức : tổ chức sản xuất độc lập và tổ chức kết hợp ở với sản xuất-kinh doanh.

1.1.4.1. Mô hình độc lập

Trong lô đất DN chỉ có bộ phận sản xuất hay sản xuất kết hợp với kinh doanh, chiếm khoảng 45% số lượng các DNCNV&N. Các Công ty và các xí nghiệp đều sử dụng mô hình này. Các DN này sử dụng lao động làm thuê (công nhân). Số lượng lao động thường từ 20-50 người. Một số các DN có số lao động trên 100 đến 200 người (Nguồn: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội công thương Hà Nội). Các DN này chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng số lượng lớn (sản xuất lặp lại). Công nghệ sản xuất đang dần dần hiện đại hóa. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các đô thị và các vùng nội địa, một phần xuất khẩu.

1.1.4.2. Mô hình kết hợp

Một đặc trưng nổi bật của các DNCNV&N gia đình các thể ở Hà Nội là sự kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất-kinh doanh và ở. Các DNCNV&N loại này chiếm tới 55% (Nguồn: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội công thương Hà Nội).. Đặc điểm này gắn liền với hầu hết các DN gia đình cá thể trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Khi mới thành lập, các DN thường chỉ là các cơ sở sản xuất nhỏ, thậm chí rất nhỏ do người chủ gia đình tạo nên. Nơi ở được giành ra một phần để sản xuất và giao dịch kinh doanh. Người chủ DN và công nhân trong một gia đình hoạt động rất gắn bó và thuận tiện trong không gian đa năng này. Trong quá trình phát triển của DNCNV&N, khu vực sản xuất và kinh doanh ngày càng mở rộng nhưng vẫn luôn gắn bó với khu vực ở. Lý giải về điều này có các lý do sau: Truyền thống sản xuất, quản lý; nguồn nguyên vật liệu; các điều kiện về tài chính hay về đất đai không có đủ để tách rời sản xuất và ở; và lý do quan trọng nhất là sự thuận lợi của quá trình sản xuất và kinh doanh gần khu vực ở. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các DNCNV&N với nhau và với các DNCN lớn và trung đòi hỏi các DNCNV&N phải có một mô hình hoạt động tối ưu nhất: quản lý gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm mặt bằng, sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Thứ nhất là sự thuận lợi về quản lý. Người chủ DN có thể quản lý quá trình sản xuất, người lao động, nguyên liệu, sản phẩm, tài sản cố định, công việc kinh doanh,.. tại chỗ. Thứ hai là sự thuận lợi về sản xuất. Người lao động và nơi sản xuất gần nhau làm giảm thời gian đi lại, tăng thời gian nghỉ ngơi, góp phần tăng nâng suất lao động. Huy động lực lượng lao động tại chỗ cũng rất quan trọng trong thời điểm cấp bách của sản xuất. Thứ ba là sự thuận lợi về kinh doanh. Quá  trình nhập nguyên vật liệu, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại chỗ giảm thiểu các chi phí phát sinh do vận chuyển, bảo quản, .. cũng như tiết kiệm thời gian. Khách hàng đặt hàng và được xem xét quá trình sản xuất mặt hàng mình đặt cũng là một hình thức quảng cáo rất thiết thực cho DN. Thứ tư là sự thuận lợi về sử dụng đất. Sự kết hợp này làm giảm diện tích mặt bằng sử dụng. Thông thường, tầng một được sử dụng làm nơi sản xuất và kinh doanh, các tầng trên để ở. Tổng hợp các thuận lợi trên chính là hiệu quả kinh tế mà các DN đạt được: vốn đầu tư nhỏ mà lợi nhuận cao.
Các DNTN gia đình cá thể sản xuất theo đơn đặt hàng cá nhân, số lượng nhỏ và sản xuất theo thời vụ (sản xuất không lặp lại là chủ yếu). Công nghệ sản xuất vẫn còn lạc hậu. Thị trường tiêu thụ hạn chế tại chỗ và các vùng nông thôn lân cận.Đặc điểm về quản lý và lao động của các DNCNV&N gai đình cá thể đo đó cũng khác nhiều so với các DN cùng loại. Phần lớn các DN sử dụng lao động gia đình. Một số công nhân làm thuê ở tại chỗ sản xuất hay ở nơi khác. Các cơ sở sản xuất vệ tinh chủ yếu sử dụng lao động tại chỗ.  Đặc biệt trong các ngành nghề thủ công truyền thống, dạng lao động cha truyền con nối là rất phổ biến. Những người làm thuê chủ yếu là phụ việc và có mối quan hệ quen biết với gia đình chủ DN. Tùy theo ngành nghề và quy mô DN, số lượng lao động có thể từ 2 đến 20 người (Theo kết quả điều tra). 

· Các mô hình tổ chức sản xuất-kinh doanh kết hợp với ở

Sự kết hợp giữa sản xuất-kinh doanh và ở của các DNCNV&N gia đình cá thể ở Hà Nội theo quá trình phát triển có các mô hình tổ chức như sau: 

· Mô hình 1:  Sản xuất-kinh doanh-ở kết hợp trong một mặt bằng hay kinh doanh -một phần nhỏ hay công đoạn cuối của sản xuất-ở kết hợp trong một mặt bằng. Mô hình 1 thường gặp ở các DN thuộc phố nghề.

· Mô hình 2: Sản xuất-ở kết hợp trong một mặt bằng. Không có bộ phận kinh doanh. Thường gặp ở các DN gia đình nằm sâu trong các khu dân cư.

Nhược điểm của mô hình 1 và 2 là sự chồng chéo giữa luồng sản xuất và sinh hoạt, gây nên các nút xung đột vào những lúc cao điểm. Sự ảnh hưởng của môi trường sản xuất tới môi trường ở là rất lớn.
· Mô hình 3: Kinh doanh-ở kết hợp trong một mặt bằng. Sản xuất ở nơi khác. Đây là mô hình rất thích hợp cho thành phần kinh tế gia đình cá thể trong giai đoạn hiện nay.

· Các dạng sơ đồ dây chuyền công năng

Sơ đồ dây chuyền công năng cho các DNCNV&N dạng kết hợp được tổng hợp dưới 2 dạng chính. Dạng 1 : Bộ phận kinh doanh và sản xuất nằm ở phía trước mặt tiền. Bộ phận ở đặt phía sau hay bên trên. Dạng 2 : Bộ phận kinh doanh và ở đặt ở phía trước mặt tiền. Bộ phận sản xuất nằm ở phía sau. Các khoảng không gian đệm cách ly hầu như không có.

Sơ đồ tổ chức của DN được trình bày trong Hình 1.4. 

1.1.4.3. Sự hợp tác sản xuất

Hiện tại, các DNCNV&N phần lớn hoạt động sản xuất theo mô hình khép kín trong phạm vi DN, không có sự hợp tác hỗ trợ sản xuất ngoài DN. Mức độ hợp tác giữa các DNCN cùng loại hay với các DNCNL&T của các DNNN chưa cao, còn của các DNTN thì hầu như không có. Các cơ hội hợp đồng lớn thường bị bỏ qua vì khả năng đơn độc. Cũng chính vì vậy mà nguồn nội lực dồi dào của các DNCNV&NTN chưa được tổng hợp và phát huy được hết khả năng. Các DN mong muốn tìm được cơ hội hợp tác mang lại hiệu quả cao cho các bên. Theo kết quả điều tra,  75% các DN gia đình cá thể mong muốn hợp tác với các DNCN cùng loại hay với DNCNL&T. 

1.1.4.4. Mong muốn

Mong muốn chủ yếu của đa số các DNCNV&N là tăng quy mô sản xuất, diện tích các bộ phận chức năng và  tăng số lao động. Bộ phận sản xuất trong tương lai sẽ có sự cách biệt tương đối với khu vực dân cư để đảm bảo môi trường.

Một nhu cầu quan trọng của các DNCN gia đình cá thể nhỏ và rất nhỏ là mong muốn phát triển DN theo mô hình sản xuất-kinh doanh-ở. Có tới 70,7% các DN được hỏi lựa chọn mô hình này với các hình thức bố trí khác nhau. Đây là một định hướng quan trọng khi quy hoạch xây dựng không gian cho các DNCNV&N.

Các nhu cầu phát triển trên của DN đòi hỏi phải có các định hướng về tổ chức, cơ cấu sử dụng đất công nghiệp linh hoạt, hỗn hợp đa chức năng giữa sản xuất và ở  tương ứng. 

1.1.5. Cơ sở hạ tầng và ô nhiễm môi trường

1.1.5.1. Vấn đề ô nhiễm và xử lý môi trường

Các DNCNV&N hiện nay nằm xen kẽ với khu dân cư và đang là một nguồn gây ô nhiễm đô thị nghiêm trọng. Có bốn nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ô nhiễm này:

Thứ nhất là sự phát triển tự phát theo nhu cầu kinh tế không theo quy hoạch của các DNCNV&N mới thành lập hay trong quá trình mở rộng. 

Thứ hai, các DN ngày càng sản xuất ra nhiều chất thải trong khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị an toàn sản xuất và môi trường không thể đáp ứng. Mặt bằng sản xuất chật hẹp, công nghệ lạc hậu, sản xuất quá tải. Chủ DN không đủ điều kiện hoặc không nhận thức được sự cần thiết của việc xử lý môi trường cục bộ. 

Thứ ba, các vùng ngoại ô trước đây dành cho các DNCN có mức độ ô nhiễm tương đối, trong quá trình đô thị hóa, đã trở thành khu vực nội thị.  

Thứ tư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị còn vô cùng yếu kém và chưa đầy đủ. Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước mưa thoát chung một hệ thống hiện đang bị quá tải và xuống cấp. Thiết bị thu gom và xử lý rác thải lạc hậu, không đủ phục vụ nhu cầu hiện tại.  

Bảng 1.3. Đánh giá mức độ ô nhiễm của các DNCNV&N theo các ngành sản xuất ở Hà Nội

	
	
	Các loại ô nhiễm

	TT
	Ngành nghề công nghiệp 
	Khói
	Bụi
	Mùi
	ồn
	Nước
	Rác

	1
	công nghiệp điện và điện tử
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	công nghiệp cơ khí chế tạo
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3
	công nghiệp dệt may
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4
	Công nghiệp đồ da, giầy dép
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5
	Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6
	Công nghiệp chế biến sản xuất nhựa
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	7
	Công nghiệp chế biến gỗ, song, mây, đồ thủ công mỹ nghệ
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	8
	Công nghiệp giấy..
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	9
	Công nghiệp hóa chất
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	10
	Công nghiệp in
	(
	(
	(
	(
	(
	(


Ghi chú : 

Mức độ thấp  (

Mức độ trung bình  (    
Mức độ cao  ( 

(Nguồn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Hiệp hội công thương Hà Nội)
Với số vốn hạn hẹp như hiện nay, việc giải quyết ô nhiễm môi trường của DN là hết sức khó khăn. Biện pháp đề xuất hiện nay là quy hoạch tập trung hoặc di chuyển các DNCN ra khỏi nội thị. Các DN phải di chuyển dựa trên hai yếu tố chính là ảnh hưởng môi trường và nhu cầu diện tích của mỗi loại hình DN.

· Các DNCN hiện có hay sẽ gây ra mức độ ô nhiễm môi trường cao hơn tiêu chuẩn cho phép hoặc không đủ khoảng cách ly an toàn vệ sinh bắt buộc phải di chuyển vào các khu vực tập trung. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thì hiện nay trong khu vực Hà Nội trung tâm có khoảng trên 400 các DNCNV&N cần phải di chuyển ngay.

· Các DNCN có nhu cầu diện tích lớn không thể nằm xen kẽ trong khu dân cư cần phải di chuyển vào các khu vực tập trung. 

· Ngoài ra còn có một số lượng lớn các DN buộc phải di chuyển do sự phát triển của giao thông hay các khu vực công cộng của đô thị. Các DN này phần lớn gắn liền bộ phận sản xuất với bộ phận ở. Theo thống kê thì riêng trên tuyến đường La Thành đoạn từ ¤ Chợ Dừa tới Cầu Giấy có khoảng 65 DNCNV&N ngành cơ khí chế tạo cửa sắt, khung sắt, khung nhôm kính và khoảng 80 DN ngành đồ gỗ gia dụng cần di chuyển.

Qua các số liệu thu thập và điều tra, có thể đưa ra các ngành nghề sản xuất phải di chuyển hay khuyến khích di chuyển như sau:

Bảng 1.4. Các DNCNV&N bắt buộc hay khuyến khích di chuyển 

	TT
	Ngành nghề công nghiệp 
	Ghi chú

	A
	Bắt buộc phải di chuyển
	

	1. 
	Công nghiệp cơ khí chế tạo
	Do ô nhiễm

	2. 
	Công nghiệp hóa chất
	Do ô nhiễm

	3. 
	Công nghiệp in
	Do ô nhiễm

	4. 
	Công nghiệp giấy, vở
	Do mặt bằng lớn + « nhiễm

	5. 
	Công nghiệp chế biến sản xuất nhựa
	Do ô nhiễm

	6. 
	Công nghiệp đồ da, giầy dép
	Do mặt bằng lớn + « nhiễm

	7. 
	Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
	Do mặt bằng lớn + « nhiễm

	8. 
	Công nghiệp chế biến gỗ, song, mây
	Do mặt bằng lớn + « nhiễm

	B
	Khuyến khích di chuyển
	

	9. 
	Công nghiệp dệt may
	Do mặt bằng lớn

	10. 
	Công nghiệp điện và điện tử
	Do mặt bằng lớn

	11. 
	Công nghiệp sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ
	Do mặt bằng lớn


Việc di chuyển các DNCNV&N đòi hỏi phải quy hoạch một không gian phát triển tương ứng phù hợp với DN trước mắt cũng như lâu dài, đảm bảo sự cân bằng sinh thái, môi trường toàn đô thị.

 Hình 1.5. Cơ sở hạ tầng và ô nhiễm môi trường

1.1.5.2. Hệ thống cung cấp và đảm bảo kỹ thuật

Hệ thống cung cấp và đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động sản xuất của các DNCNV&N hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu. Hệ thống cấp nước sản xuất được sử dụng chung với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Hệ thống cấp điện cho sản xuất cho các DNTN cá thể hầu như chưa được tách riêng khỏi hệ thống cấp điện sinh hoạt làm ảnh hưởng tới khu dân cư giờ cao điểm. Một số cơ sở sản xuất sử dụng giếng khoan riêng biệt. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và sinh hoạt cần được tách riêng để đảm bảo sự phát triển của cả hai khu vực.

1.1.5.3. Hệ thống giao thông vận chuyển

Vận chuyển là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình sản xuất nhưng hệ thống giao thông vận chuyển chung của đô thị và trong mỗi DN đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như sau :

· Hệ thống giao thông đô thị chưa hoàn chỉnh, chiều rộng đường không đủ đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Các DNNN, công ty và xí nghiệp chủ yếu vận chuyển bằng xe tải cỡ từ 0,5-10,0 tấn. Do điều kiện giao thông Hà Nội còn nhiều yếu kém, các loại xe vận chuyển cỡ lớn trên 5,0 tấn chỉ có thể hoạt động trong trung tâm ngoài giờ cao điểm. Đây là một khó khăn cho hoạt động sản xuất của DN. Các DNTN cá thể quy mô vừa và nhỏ sử dụng các loại xe tải cỡ nhỏ 0,5-1,0 tấn. Các DN rất nhỏ thì sử dụng các phương tiện vận chuyển hết sức đa dạng như xe đạp, xe thồ, xích lô, xe máy, xe lam,.. Các loại phương tiện này giá thành rẻ và rất cơ động nhưng không đáp ứng được các nhu cầu vận chuyển lớn, kích thước hành hóa lớn và đang đe dọa an toàn giao thông đô thị.

· Việc vận chuyển nguyên liệu hay hàng hóa vào sâu đô thị gây ra sự chồng chéo giữa hai luồng giao thông cho sản xuất và giao thông cho sinh hoạt, gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm

· Trong các DN gia đình cá thể dạng hỗn hợp luôn xảy ra các xung đột của quá trình sản xuất và sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là đối với khu vực có nhiều hộ gia đình trong cùng một số nhà. Thêm vào đó, diện tích sản xuất của DN chật hẹp dẫn tới sự  lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng xấu tới dân cư xung quanh và trật tự chung.

Do vậy, các DN luôn tìm kiếm những vị trí thuận lợi về giao thông vận chuyển trong đô thị.

1.1.6. Tổ chức quy hoạch. Hình thức kiến trúc

1.1.6.1. Về quy hoạch, môi trường cảnh quan

Có thể nói chưa có một quy hoạch cụ thể nào cho DNCNV&N. Các bộ phận chức năng phát triển theo nhu cầu của DN. Các không gian sản xuất nằm phân tán trong không gian ở đô thị, không có khoảng cách ly an toàn đầy đủ và dần dần đan xen lẫn lộn với không gian ở. Các quy định kiểm soát phát triển cụ thể của từng khu vực, cho từng ngành nghề sản xuất đã được đề xuất nhưng chưa được thực hiện. Mật độ xây dựng của các DN hiện nay là rất lớn.

Các diện tích cho cây xanh và cách ly chưa được quan tâm. Môi trường cảnh quan bên trong và bên ngoài DN hầu như không có. Quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan tại các khu vực phố nghề chưa được quan tâm (Xem Hình 1.6). 

Do đó, cần phải có biện pháp quy hoạch cải tạo không gian phát triển cho các DNCNV&N kịp thời.

1.1.6.2. Về kiến trúc, xây dựng

Kiến trúc

Việc quy hoạch và xây dựng DN thường theo từng giai đoạn, theo nhu cầu phát triển và không hoàn chỉnh. Các công trình xây mới hay cơi nới phát triển bừa bãi, không gian kiến trúc, hình thức kiến trúc lộn xộn. 

Các cơ sở sản xuất độc lập mang một hình thức kiến trúc khô cứng, rất khó có thể hòa nhập với không gian chung xung quanh. Các cơ sở sản xuất hay kinh doanh gắn liền với ở đe doạ nghiêm trọng các giá trị thẩm mỹ kiến trúc với sự hỗn độn của các loại cửa xếp, cửa kéo, cửa cuốn, bảng hiệu quảng cáo, các sản phẩm trưng bày, .. 

Xây dựng

Chất lượng xây dựng các công trình không cao và đang xuống cấp. 

Phần lớn các xưởng sản xuất độc lập sử dụng kết cấu khung chịu lực: cột bêtông cốt thép, kết cấu mang lực mái bêtông cốt thép hoặc dầm thép; kết cấu bao che: tường gạch, mái phibrôximăng hoặc tôn. Khẩu độ không gian thường nhỏ. Điều kiện vi khí hậu như chiếu sáng, thông gió rất kém.

Các DN gia đình cá thể xây dựng nhà xưởng gắn liền với nhà ở, kết cấu giống nhà ở, chủ yếu là khung bêtông cốt thép khẩu độ nhỏ hay tường gạch chịu lực, mái phibrôximăng hoặc tôn. Nhiều cơ sở sản xuất còn sử dụng nhà tạm (phên liếp, giấy dầu,..) (Xem Hình 1.6) 

1.1.7. Kết luận

Qua các phân tích trên, chúng ta có thể rút ra những kết luận sau :

Các DNCNV&N ở Hà Nội hiện nay phần lớn là các DN ngoài Nhà nước, phát triển mạnh mẽ và rất năng động trong nền kinh tế thị trường.

Đặc trưng cơ bản của các DNCN này là quy mô diện tích nhỏ, số lượng lao động ít và sự gắn bó mật thiết giữa khu vực sản xuất và khu vực ở. 

Mối liên hệ chặt chẽ giữa sản xuất và ở, sự tập trung theo các phố nghề, cụm nghề là các thuận lợi rất lớn về hoạt động cho các DNCNV&N, đặc biệt là các DN gia đình cá thể, nhưng chính sự thuận lợi này lại gây ra những bất lợi nghiêm trọng về mặt quy hoạch, kiến trúc, môi trường, xã hội hiện nay. 

Các DNCNV&N đang cần một không gian phát triển mới phát huy tối đa các mặt thuận lợi và hạn chế đến mức tối thiểu các mặt bất lợi.

1.2. Đất công nghiệp cho các DNCNV&N ở Hà Nội

Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế của cả nước, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc. Phát triển công nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của Hà Nội. Có hai vấn đề nổi bật nhất về quy hoạch đất công nghiệp hiện nay là sự thiếu đất cho các DNCNV&N và sự dư thừa đáng báo động đất trong các KCN đã quy hoạch và xây dựng.

1.2.1. Nhu cầu đất công nghiệp của các DNCNV&N

Quy hoạch đất công nghiệp ở Hà Nội đã tương đối hoàn chỉnh với sự cải tạo, tiếp tục phát triển của các CCN cũ và sự phát triển của các KCN, CCN, TTCN mới. Diện tích đất công nghiệp quy hoạch năm 2000 là 1560ha (dân số 1,5 triệu)và dự kiến quy hoạch đến năm 2020 là 4267ha (dân số 2,5 triệu). Bình quân đất công nghiệp trong khu đô thị mới là 20-25m2/người. Trong đó đất các KCN tập trung là 3392ha và đất công nghiệp nằm rải rác ở các khu vực TTCN và phân tán trong khu dân cư là 875ha (4). Sơ đồ phân bố đất công nghiệp ở Hà Nội đến năm 2020 được trình bày trong Hình 1.7.

Diện tích đất công nghiệp ngoài khu công nghiệp hiện nay là khoảng 423ha, trong đó các DNCNL&T chiếm 300ha (khoảng 70%), còn lại là đất của các DNCNV&N 132ha (Nguồn: Ban quản lý các KCN Trung ương).
Nhu cầu đất công nghiệp của các DNCNV&N ở Hà Nội được xác định trên cơ sở tổng giá trị xản xuất công nghiệp. Hiện nay, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ở Hà Nội là 1.000 triệu USD/năm, trong đó DNCNV&N chiếm khoảng 30% tương đương với 300 triệu USD/năm (12). Bình quân giá trị sản xuất công nghiệp ở Việt Nam là 3-3,5 triệu USD/ha đối với đất KCN cho các DNCNL&T và khoảng 0,9-1,5 triệu USD/ha (30-50%) đối với đất cho các DNCNV&N (Nguồn: Ban quản lý các KCN Trung ương). Tính sơ bộ hiện nay Hà Nội cần khoảng 295ha đất công nghiệp cho các DNCNV&N. 

Như vậy Hà Nội cần phải quy hoạch thêm khoảng 163ha đất công nghiệp cho các DNCNV&N. Trong khu vực Hà Nội trung tâm, các DNCNV&N chiếm khoảng 65% giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế này toàn thành phố. Để phục vụ nhu cầu trên, cần phải quy hoạch thêm khoảng 105ha đất.

Theo dự báo của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, với tốc độ tăng trưởng công nghiệp 14-15% mỗi năm thì tới năm 2020 DNCNV&N sẽ chiếm khoảng 50-60% giá trị sản xuất công nghiệp (tức là gấp đôi hiện nay), nhu cầu đất đai cho các DNCNV&N là 1636ha. Như vậy đất công nghiệp dành cho các DNCNV&N cần thêm là 1636-132=1504ha.

Với nhu cầu đó, Hà Nội cần phải có biện pháp chuyển đổi cơ cấu đất công nghiệp hiện nay, dành một phần cho các DNCNV&N. Hình 1.8. sẽ trình bày rõ vấn đề này.

1.2.2. Quỹ đất công nghiệp ở Hà Nội hiện nay

Xét về mặt quy hoạch thì tổng diện tích đất công nghiệp ở Hà Nội đã phê duyệt là hiện nay là đầy đủ, không cần phát triển thêm. 


Xét về mặt ngoại lực, sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu á. Đầu tư nước ngoài vào công nghiệp giảm sút nhanh chóng kéo theo sự giảm sút các dự án đầu tư nước ngoài vào KCN tập trung, mức tăng trưởng công nghiệp năm 1999 là thấp nhất trong 10 năm qua và tình hình không có gì khả quan trong quý I năm 2000. Các KCN đã xây dựng ở miền Bắc (Hà Nội và Hải Phòng) đang đứng trước nhiều thách thức khó khăn vô cùng to lớn. Điều này có thể nhận thấy qua tình trạng đợi các chủ DN thuê đất của các KCN mặc dù giá thuê đất đã được điều chỉnh xuống còn 1,3USD/m2.năm. Chỉ có  50ha (38ha ở Hà Nội) đã được 34 DN có vốn đầu tư nước ngoài thuê trên 700ha đã quy hoạch xây dựng (chiếm 7%) (7). Các KCN dự kiến theo quy hoạch không tìm được đối tác nước ngoài hay trong nước để phát triển. Đất công nghiệp trong các KCN đang bị bỏ trống và lãng phí.

Xét về mặt nội lực, trong tình hình khủng hoảng chung, đầu tư phát triển công nghiệp trong nước cũng giảm sút. Trước tình hình khó khăn như vậy, Thành phố đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tăng cường nội lực, khuyến khích các DNCN trong nước phát triển. Các DNCNV&N ở Hà Nội rất cần không gian để hình thành, cải tạo và phát triển mở rộng nhưng các DN này lại rất khó nếu không nói là không thể sử dụng quỹ đất trong KCN. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là :

· Giá thuê lô đất cao, thời hạn thuê lâu dài (khoảng 50 năm) không phù hợp với điều kiện tài chính và hoạt động trước mắt của DN, đặc biệt là đối với các DN gia đình cá thể.

· Diện tích lô đất quá lớn đối với nhu cầu của DN.

· Cơ cấu tổ chức của phần lớn các DNCNV&N gắn liền với khu vực dân cư không thể đưa vào KCN.

· Xa các khu vực trung tâm gây khó khăn cho người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh. (Xem Hình 1.8)
Một số KCN quy mô vừa và nhỏ đã được dự kiến xây dựng thí điểm cho các DNCNV&N (KCN Thanh Trì cho 10 DN, cải tạo KCN Vĩnh Tuy cho 18 DN, KCN tại Phú Thụy, KCN Dương XÁ-CỔ Bi cho các DN khác). Tuy nhiên, các KCN đó chỉ là sự tổ chức thêm tuyến giao thông chia nhỏ các lô đất của KCN lớn, chỉ phục vụ một bộ phận nhỏ các DN, chưa có những thay đổi về cơ cấu chức năng, phương thức đầu tư, quản lý để thực sự phù hợp với đặc điểm các DNCNV&N ở Hà Nội. Có thể nói đất công nghiệp quy hoạch mới hiện nay chưa đáp ứng và chưa phù hợp với các DNCNV&N. 
Các phân tích trong Bảng 1.5  sẽ làm rõ điều này.

1.2.3. Kết luận

Xét trên nhu cầu tổng thể và từ nhu cầu thực tế thì Hà Nội còn thiếu rất nhiều đất công nghiệp cho các DNCNV&N mặc dù quỹ đất công nghiệp hiện nay đã quy hoạch đủ. Để giải quyết vấn đề này thì cần phải có biện pháp cải tạo chuyển đổi cơ cấu đất công nghiệp hiện có, đặc biệt là việc sử dụng quỹ đất trống trong các KCN, TTCN đã quy hoạch vào mục đích cho các DNCNV&N.  

1.3. Hỗ trợ DNCNV&N và các dự án quy hoạch phát triển KCN cho các DN này Việt Nam hiện nay 

· Trước tình hình phát triển và những khó khăn của các DNCNV&N hiện nay, Nhà nước Việt Nam và các tổ chức liên quan đang tích cực triển khai các biện pháp chính sách, các dự án hỗ trợ cụ thể cho DN. Tuy nhiên các dự án hỗ trợ chủ yếu nhằm vào vấn đề tài chính, tín dụng, thuế, quản lý, công nghệ, .. 

· Một số dự án về quy hoạch KCN cho các DNCNV&N đã được đề xuất và thực hiện. Các dự án này mang tính giải pháp tình thế theo quan điểm của các nhà quản lý, chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của đa số các DN và vì thế chưa thể phù hợp với nhu cầu phát triển chung. 

- KCN cho các DNCNV&N được đánh giá cao nhất ở Việt Nam hiện nay là KCN  Tân Tạo. KCN đã được xây dựng và đã đem lại những thành công bước đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, KCN này dự kiến xây dựng cho các DNL&T và thu hút đầu tư nước ngoài. Trong tình hình khủng hoảng chung, KCN đã được chuyển đổi phục vụ chủ yếu cho nhu cầu của các DNCNV&N tư nhân dạng độc lập thuộc các ngành công nghiệp nhẹ và TTCN di chuyển khỏi khu vực nội thị và nhu cầu phát triển khu dân cư lân cận. 

KCN có diện tích 181,80ha trong đó 94,1ha (chiếm 52%) dành cho nhà xưởng sản xuất. Quy mô lô đất TTCN từ 1.000m2 đến 4.000m2. Quy mô lô đất công nghiệp nhẹ từ 5.000m2 đến 20.000m2. Chiều rộng lòng đường của các tuyến giao thông chính là 3-4 làn xe, các đường giao thông khu vực nội bộ là 2 làn xe.

KCN và khu dân cư (40ha) được tách biệt bởi tuyến giao thông chính đi nội thành và dải cây xanh công cộng cách ly. 

Đây là mô hình đảm bảo sự phát triển không gian đồng bộ, ổn định và trong mối quan hệ tương tác chặt chẽ của hai khu vực chức năng chính trong đô thị. Mô hình này đang được học tập, rút kinh nghiệm và có khả năng nhân rộng ở các thành phố.

Chi phí xây dựng hạ tầng KCN này là khoảng 2,0 tỷ đồng/ha, chỉ bằng  75-80% chi phí đối với các KCN lớn hiện nay (khoảng 2,5-2,8 tỷ đồng/ha). Hình thức đầu tư xây dựng này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty phát triển hạ tầng KCN trong nước (8).
Tuy nhiên, trong KCN chưa quy hoạch không gian phát triển cho các DNCNV&N dạng gia đình cá thể đang có nhu cầu rất lớn và chiếm đa số (chiếm trên 90% các DN ngoài Nhà nước). Hệ thống cấp nước sử dụng nguồn cấp từ nhà máy nước của đô thị, không có trạm cấp nước riêng sẽ không thể đảm bảo sự phát triển trước mắt. Các nhà máy hay cụm nhà máy phải có thiết bị xử lý nước thải cục bộ. Hệ thống thoát nước bẩn chung với hệ thống thoát nước mưa, về tương lai sẽ được phân tách bằng các cống tràn, không thể đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, đặc biệt với KCN có quy mô gần 200ha.

Hình 1.9. Quy hoạch tổng thể KCN Tân Tạo

1.4. Kết luận chương I

Qua các phân tích tình hình thực tế và mong muốn phát triển của các DNCNV&N cũng như của các cấp quản lý ở Hà Nội, có thể đưa ra các kết luận sau đây :

· Các DNCNV&N đang phát triển mạnh mẽ theo cơ chế thị trường và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu công nghiệp đô thị. Sự phát triển của DNCNV&N phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước và được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện phát huy. 

· Quá trình hình thành và phát triển các DN này mang những tính chất, đặc điểm  riêng của sản xuất vừa và nhỏ, nằm trong mối quan hệ khăng khít với khu vực ở, thương mại, dịch vụ, công cộng,...của đô thị.

· Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, các DNCNV&N ở Hà Nội cần một quỹ đất rất lớn  để phát triển và đảm bảo môi trường.

· Các KCN tập trung hiện nay còn bỏ trống rất nhiều nhưng chưa phải là địa điểm thích hợp cho các DNCNV&N với các đặc trưng đã phân tích. Cần phải có biện pháp chuyển đổi một phần quỹ đất này cho các DNCNV&N. Các KCN cho DNCNV&N đã được xây dựng thử nghiệm nhưng bản chất vẫn là các KCN tập trung chia lô nhỏ, chưa có sự thay đổi thực sự về cơ cấu tổ chức. 

· Vấn đề quan trọng nhất hiện nay không đơn thuần chỉ là việc chuyển đổi các quỹ đất công nghiệp còn trống cho các DNCNV&N mà là việc tìm ra một mô hình khu vực phát triển mới cho các DN này. Mô hình đề xuất phải đảm bảo:

Thứ nhất, phù hợp nhất với loại hình, tính chất và đặc điểm  của DNCNV&N, đặc biệt là loại hình tổ chức kết hợp sản xuất-kinh doanh với ở chiếm một số lượng lớn.

Thứ hai, có khả năng đáp ứng đầy đủ nhất các nhu cầu phát triển của DN trước mắt cũng như lâu dài.

Thứ ba, có khả năng thay đổi linh hoạt theo các biến động của kinh tế xã hội.

Thứ tư, đảm bảo sự phát triển của tất cả các loại hình KCN cũng như sự phát triển bền vững chung của toàn đô thị. 

· Do yêu cầu trên, khu vực dành cho sự phát triển của các DNCNV&N mang những đặc trưng hoàn toàn khác so với KCN hiện hành. Đó là một khu vực phát triển hỗn hợp đa chức năng của đô thị, được gọi là “KCN cho các DNCNV&N”. 
· Để thực hiện việc quy hoạch xây dựng KCN này, chúng ta cần nghiên cứu rất nhiều các cơ sở về tổ chức quản lý, luật pháp, thuế, đầu tư,... Trong giới hạn nghiên cứu của luận văn, đề tài tập trung phân tích các cơ sở để hình thành và phát triển không gian KCN cho các DNCNV&N.

Chương Ii.

Cơ sở hình thành và phát triển

KCN  Cho các DNCNV&N ở Hà Nội

Trong chương II, luận văn tập trung phân tích các cơ sở, yếu tố ảnh hưởng, các yêu cầu đặt ra đối với sự hình thành không gian phát triển KCN cho các DNCNV&N. Các cơ sở trực tiếp sẽ được trình bày cụ thể theo các phần riêng. Các cơ sở gián tiếp sẽ được trình bày xen kẽ trong các phần đó. 

2.1. Khái niệm chung về KCN cho các DNCNV&N

2.1.1. Khái niệm chung. Vị trí của KCN cho các DNCNV&N trong tổng thể các KCN 

Các DNCN phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn cùng với sự độc lập dần dần của các bộ phận chức năng. Mô hình KCN tập trung cho các DNCN đang phát triển hiện nay là sự tách biệt hoàn toàn giữa khu vực sản xuất và khu vực ở. Tuy nhiên, việc thực hiện đồng bộ ngay mô hình tách biệt này là không thể, các DNCN cần phải trải qua các mô hình chuyển tiếp dạng hỗn hợp thời kỳ quá độ. Đó chính là mô hình KCN cho các DNCNV&N.
KCN cho các DNCNV&N được hiểu là KCN tập trung dạng thứ tư ngoài ba dạng KCN hiện nay là KCN,  KCX và KCNC. KCN này là một khu vực chức năng hỗn hợp của đô thị, phát triển theo yêu cầu của nền kinh tế thị trường, trong đó hoạt động sản xuất vừa và nhỏ là chủ yếu, bên cạnh đó là các hoạt động dịch vụ công cộng và ở nhằm phục vụ sản xuất.(Xem Hình 2.2)

Tại các nước phát triển như Đức, Mỹ và các nước đang phát triển trong khu vực như ấn Độ, Inđônêxia, khu vực hoạt động hỗn hợp cho các DNCN nhẹ và TTCN trong đô thị là rất phổ biến và rất phù hợp với sự phát triển của các DNCNV&N. Tại Việt Nam, việc quy hoạch và xây dựng các khu vực phát triển như vậy là tất yếu. 

2.1.2. Vai trò KCN cho các DNCNV&N  

KCN cho các DNCNV&N dạng hỗn hợp ra đời sẽ đóng một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển công nghiệp Thủ đô: 

· Đáp ứng và phát huy khả năng phát triển của một nguồn nội lực quan trọng. Thu hút đầu tư từ các nguồn lực khác.

· Dần dần hình thành một khu vực sản xuất mới đa dạng và năng động trong cơ cấu công nghiệp đô thị hiện đại, đảm bảo sự phát triển bền vững chung của đô thị. Góp phần hình thành một bộ mặt mới của đô thị.

Trong điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém, đặc biệt là hệ thống giao thông đô thị chưa hoàn chỉnh, khi đưa các DNCN vào KCN dạng thứ tư sẽ giải quyết được các vấn đề :

+ Giảm mức độ chất tải dân số, sản xuất, vận chuyển, chất thải trong nội thị.

+ Từng bước tách rời và cách ly khu vực sản xuất và ở, giảm thiểu các tác động xấu lẫn nhau.

+ Tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động

+ Giải quyết mối liên hệ giữa sản xuất và ở khi đưa các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ ra khỏi nội thị. 

+ Giải quyết một số vấn đề xã hội khác

2.2. Cơ sở về sự phát triển của các DNCNV&N ở Hà Nội 

2.2.1. Quá trình phát triển không gian của các DNCNV&N

Quá trình phát triển của DNCNV&N, các yếu tố tác động tới quá trình phát triển, mô hình tổ chức và nhu cầu không gian đặt ra được tổng hợp trong Hình 2.3. 

Các DN gia đình cá thể là giai đoạn phát triển đầu tiên của DN, có nguồn vốn và số lao động rất ít ỏi, sản xuất riêng lẻ theo thời vụ, yêu cầu không gian chỉ là một mặt bằng xưởng rất nhỏ (20-50m2) hay một lô đất rất nhỏ nằm cận kề với khu vực ở. Bộ phận sản xuất luôn có xu hướng phát triển mạnh nhất, tách rời trước nhất. Các cơ sở sản xuất vệ tinh hình thành trong đô thị và sau đó là sự di chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị khi DN đã lớn mạnh. Quá trình biến đổi đó gắn với các hình thức tổ chức và nhu cầu sử dụng không gian rất linh hoạt và khác nhau.

· Không gian phát triển của các DNCNV&N phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là yếu tố sản xuất và khả năng phát triển của DN. 

Các yếu tố tác động chính đến mặt bằng sản xuất như sau:

· Ngành nghề sản xuất, công nghệ sản xuất

· Nhu cầu sử dụng lao động.

· Các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Khả năng phát triển là yếu tố quyết định tới sự thay đổi nhu cầu không gian của DN. Theo nhóm nghiên cứu JICA (8), có bốn mô hình tăng trưởng của DNCNV&N:

· Mô hình 1: Các DNCNV&N đạt được tốc độ tăng trưởng cao và trở thành DNL&T. Các DN này biến đổi nhanh chóng, các nhu cầu về không gian tổ chức thường xuyên thay đổi, mở rộng.

· Mô hình 2: Các DNCNV&N lúc đầu đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, tuy nhiên sẽ dừng lại sau khi trở thành DNL&T. Nhu cầu không gian của các DN này thay đổi nhanh trong thời gian đầu. 

· Mô hình 3: Các DNCN đạt mức độ tăng trưởng nhất định nhưng không vượt khỏi mức của DNV&N. Các DN này thuộc loại ổn định, ít biến đổi, nhu cầu sử dụng không gian cố định và lâu dài.

· Mô hình 4: Các DNCNV&N không đạt được sự tăng trưởng và tiếp tục là các DN nhỏ. Các DN này hình thành và kết thúc trong thời gian ngắn, nhu cầu sử dụng không gian tạm thời, không ổn định.

Để có sức đẩy cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam thì cần phải nuôi dưỡng các DN thuộc loại 1 và 2. Tuy nhiên các DN loại 3 và 4 là cơ sở bên dưới cho sự phát triển của các DN loại 1 và 2 (8). Các mô hình tăng trưởng sẽ luôn tồn tại song song và do đó, nhu cầu không gian của DN sẽ biến đổi rất đa dạng theo các mô hình tăng trưởng.

Hình thức tổ chức và vị trí của DN trong đô thị cũng có ảnh hưởng quan trọng tới nhu cầu không gian của DN.

· Đối với các DNCN dạng độc lập (từ 30-200 lao động), nhu cầu diện tích được thống kê như sau (với tỷ lệ các lô đất XNCN là 60-65% diện tích KCN):

Bảng 2.1. Nhu cầu diện tích các DN dạng độc lập

	TT
	Nhu cầu lao động (người)
	Nhu cầu diện tích (ha)
	Chỉ tiêu lao động/ha

	1
	50-200
	0,15-0,8
	200-250

	2
	30-50
	0,08-0,25
	250-300


(Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA(8))

Các KCN cho DNCNV&N dự kiến hiện nay đều chia lô theo các môdul 0,1-0,5ha, chỉ tiêu lao động là 150-200 lao động/ha, trong đó tỷ lệ các lô đất XNCN là 60-65%.

· Đối với các DNCN cỡ nhỏ và rất nhỏ dưới 30 lao động (phần lớn là các DN gia đình cá thể), nhu cầu diện tích cho mỗi ngành nghề sản xuất rất khác nhau.  Qua tổng hợp các tài liệu và điều tra, sơ bộ có thể đưa ra các nhu cầu diện tích tối thiểu của các DN này và so sánh với tiêu chuẩn diện tích hiện nay ở các nước phát triển (với mật độ xây dựng trong lô đất là 60-70%) như sau :

Bảng 2.2. Nhu cầu diện tích của các DNCN nhỏ và rất nhỏ

	TT
	Ngành nghề công nghiệp
	Nhu cầu lao động (người)
	Nhu cầu diện tích (m2)
	Tiêu chuẩn diện tích (m2 sàn/lao động)(11)

	1
	Công nghiệp điện và điện tử
	5-30
	50-400
	13-17,5

	2
	Công nghiệp cơ khí chế tạo
	5-30
	100-1200
	20-45

	3
	Công nghiệp dệt may
	5-30
	50-600
	11-28

	4
	Công nghiệp đồ da, giầy dép
	5-30
	80-1500
	24-30

	5
	Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
	5-30
	100-1500
	-

	6
	Công nghiệp chế biến sản xuất nhựa
	5-30
	100-800
	24-32

	7
	Công nghiệp chế biến gỗ, song, mây, đồ thủ công mỹ nghệ
	10-30
	150-1500
	40-46


(Nguồn : Nhóm nghiên cứu JICA(8), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và kết quả điều tra)

Nhu cầu diện tích thực tế cho sản xuất của các DNCN nhỏ và rất nhỏ ở Hà Nội là rất thấp so với tiêu chuẩn các nước phát triển, khoảng 300-350 lao động/ha. Khi quy hoạch xây dựng cần nâng cao nhu cầu này. 

Để đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và diện tích sản xuất, diện tích ở, cũng như các yêu cầu chung về cảnh quan, kiến trúc và quy hoạch, theo kinh nghiệm một số khu vực cho DNCNV&N trên thế giới, các lô đất DN gia đình hỗn hợp không nên nhỏ hơn 200m2 (mật độ xây dựng không nên lớn hơn 70%). Đối với các nhu cầu diện tích nhỏ hơn cần phải xây dựng các nhà xưởng cho thuê hoặc hình thành các dãy nhà xưởng liên kế.

· Cùng với sự phát triển của bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh sẽ phát triển với các yêu cầu cao hơn hiện nay. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động quản lý giao dịch thương mại trao đổi thông tin (kiểu các văn phòng), các hoạt động kinh doanh (kiểu cửa hàng), các hoạt động quảng cáo sản phẩm (kiểu phòng trưng bày) và một số các hoạt động khác. Nhu cầu diện tích sẽ tăng mạnh.

· Bộ phận ở được xác định trên cơ sở chính là nhu cầu sử dụng của chủ DN cùng gia đình. Dựa trên số liệu điều tra về quy mô và phương thức quản lý hiện nay của các DN, bộ phận này dao động trong khoảng từ 4-8 người. Tiêu chuẩn diện tích và chất lượng ở lấy theo tiêu chuẩn các nhà ở đô thị: khoảng từ 25-30m2 sàn/người.

Ngoài ra, nơi ở của công nhân ngoài gia đình cũng cần phải quan tâm xem xét. Một số công nhân ngoại tỉnh khi chưa có điều kiện tìm chỗ ở riêng sẽ ở cùng với nơi lao động. Tuy nhiên tiêu chuẩn về diện tích cũng như chất lượng ở sẽ kém hơn so với bộ phận ở chính. Tiêu chuẩn kiểu nhà ở ký túc xá là rất thích hợp cho bộ phận này: 4-5m2 sàn ở/người.
2.2.2. Vị trí

Địa điểm xây dựng là yêu cầu đặt ra trước tiên cho mỗi DN. Đối với các DN sản xuất vừa và nhỏ ở Hà Nội hiện nay thì hiệu quả kinh tế là vấn đề quan trọng hàng đầu khi xác định vị trí. Hiệu quả đó là tổng hợp của các vấn đề chủ yếu sau:

· Đặc điểm lô đất : giá cả, diện tích, khả năng xây dựng, ..

· Nhu cầu không gian và khả năng tài chính của DN : DN có đủ tiền để mua hoặc thuê lô đất với diện tích mong muốn không?

· Đặc điểm tổ chức của DN : DN dạng độc lập hay DN dạng hỗn hợp

· Thị trường cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm : Có thuận tiện cho thị trường hay không? Đặc biệt là vị trí kinh doanh của DN.

· Khả năng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị : Các đường hạ tầng có đảm bảo cho hoạt động sản xuất hay không? Trước hết là đường cấp nước và cấp điện. Giao thông có đảm bảo việc vận chuyển nhanh chóng hàng hóa hay không?

· Khoảng cách tới khu dân cư : Có đảm bảo thuận tiện cho người lao động tới đó làm việc không?

Theo kinh nghiệm của các DNCN tại thành phố Hồ Chí Minh, DNCN có thể đạt được hiệu quả kinh tế cao khi di chuyển ra khỏi trung tâm đô thị. Các DN bán diện tích đất đai hiện có trong khu trung tâm với giá cao cho các mục đích thương mại dịch vụ hay công cộng. Sau đó DN mua lô đất ở các khu ngoại thị với giá chỉ bằng 1/4 hoặc 1/5, thậm chí có nhiều khu vực chỉ bằng 1/10 giá bán đất cũ, hoặc thuê lại các lô đất. Số tiền dư ra dành cho việc xây dựng nhà xưởng và đầu tư vào công nghệ sản xuất. Các vấn đề về môi trường và các ảnh hưởng khác được giải quyết, hoạt động sản xuất và kinh doanh của DN được phát triển.

Theo kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển trong khu vực, hoạt động của từng DNCNV&N và sự hợp tác sản xuất giữa các DN ở Việt Nam sẽ thay đổi dần dần theo cơ chế cung-cầu của nền kinh tế thị trường. Các DN sẽ hoạt động theo xu hướng chuyên môn hóa và hợp tác hóa cao theo từng công đoạn sản xuất, trở thành bộ phận hỗ trợ không thể thiếu của các DNCNL&T (8). Khi nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ thay đổi, ưu thế về vị trí thuận lợi trong nội thị của DN trước đây không còn có giá trị cao nữa mà dần dần chuyển sang các ưu thế về công nghệ và quy mô sản xuất. Cùng với sự phát triển lớn mạnh, các DN sẽ chuyển dần tới những nơi có nhiều thuận lợi về không gian sản xuất và hợp tác. Sự di chuyển này phù hợp với các DNCN dạng độc lập và có triển vọng phát triển.

Đối với các DNCNV&N gia đình cá thể quy mô nhỏ và rất nhỏ chiếm đa số thì môi trường hoạt động và hiệu quả kinh tế không thể tách rời khu dân cư tập trung. Đây là điều kiện cần thiết, đem lại rất nhiều thuận lợi cho DN nhưng mang lại những bất lợi cho toàn thể cộng đồng. Giảm thiểu khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc là một xu hướng phát triển của dân cư đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và làm việc của người lao động, giảm mật độ giao thông và phương tiện vận chuyển. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện nay ở Hà Nội, các DNCN gia đình cá thể rất khó hoạt động hiệu quả nếu phải di chuyển ra xa. Vì vậy, nếu bố trí các DN ở gần khu vực dân cư thì cần phải có biện pháp bảo vệ môi trường thích hợp.

Vị trí thuận lợi của sản xuất vừa và nhỏ vẫn là nằm liền kề với các khu dân cư. Các DNCNV&N sản xuất phụ trợ cho các DNCNL&T sẽ có xu hướng nằm gần các KCN tập trung.

2.2.3. Tổ chức không gian trong DN 

Hình thức tổ chức không gian trong DN được xuất phát từ các mô hình tổ chức (độc lập hay kết hợp), nhằm mục đích trước tiên là đem lại hiệu quả kinh tế cho DN và phù hợp với sự phát triển bền vững chung của các khu vực xung quanh. Các yếu tố chính ảnh hưởng tới việc tổ chức không gian trong DN như sau:

· Ngành nghề  sản xuất, công nghệ sản xuất

· Quy mô sản xuất, quy mô lao động

· Khả năng tài chính và khả năng phát triển của DN
· Các điều kiện đảm bảo kỹ thuật và vệ sinh môi trường
· Các điều kiện khí hậu
· Các tiêu chuẩn quy phạm
· Các khu vực phát triển xung quanh
· Mô hình kết hợp sản xuất-kinh doanh và ở

Các DN gia đình cá thể là DN có nhu cầu hình thành và phát triển năng động mạnh mẽ nhất, chiếm đa số trong các DNCNV&N ở những nước đang phát triển (1). Để phù hợp với quá trình phát triển chung của đô thị, hạn chế tối thiểu các đe doạ về môi trường và xã hội, mô hình hỗn hợp này sẽ được phát triển với các giải pháp tổ chức không gian mới. 

Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo được sự tách biệt giữa luồng người ở và luồng sản xuất-chất thải và phải đảm bảo khoảng cách ly hợp lý giữa các bộ phận chức năng. Trong lô đất sẽ hình thành ba bộ phận chức năng với ba mức độ vệ sinh môi trường khác nhau: sản xuất, ở và bộ phận đệm ngăn cách giữa hai bộ phận trên. Không gian được phân tách với các lối ra vào riêng biệt cho các luồng sinh hoạt và sản xuất-chất thải. Không gian mặt tiền được tận dụng triệt để cho các hoạt động quảng cáo và kinh doanh. Không gian đệm có thể là sân, vườn cây, chỗ để sản phẩm ngoài trời,... (Xem Hình 2.4)

· Mô hình  độc lập

Sự mở rộng và độc lập bộ phận sản xuất là xu hướng phát triển tất yếu của các DN. Mô hình tổ chức độc lập sẽ tiếp tục phát triển mạnh với yêu cầu bộ phận sản xuất ngày càng hiện đại và đảm bảo cách ly rõ ràng với khu dân cư. Không gian mặt tiền được tận dụng cho các hoạt động quảng cáo và kinh doanh. (Xem Hình 2.4)

· Các biện pháp tổ chức không gian giảm thiểu tác động xấu về mặt môi trường đóng vai trò quan trọng trong điều kiện hiện nay và cần được áp dụng trong DN: các giải pháp thông gió, chiếu sáng tự nhiên, xây dựng không gian ngăn cách nguồn ô nhiễm, không gian thông thoáng cách ly,..(Xem Phụ lục 2)

2.2.4. Các dạng nhà xưởng cho thuê

Theo kinh nghiệm xây dựng công nghiệp, TTCN trên thế giới thì các dạng nhà xưởng tiêu chuẩn (modul công nghiệp) cho thuê sẽ giải quyết hiệu quả từ nhu cầu mặt bằng rất nhỏ của các DNCN gia đình mới thành lập chỉ có 1-2 người đến nhu cầu mặt bằng lớn của các DNCN có vài trăm công nhân.(11)
Một số các DN nhỏ không đủ khả năng tài chính để vừa thuê đất vừa xây dựng nhà xưởng mới hay DN cần ngay các mặt bằng có sẵn sẽ sử dụng nhà xưởng này. Các DN có nhu cầu thuê nhà xưởng sản xuất cao là các ngành công nghiệp nhẹ : dệt may, điện và điện tử, .. và các ngành nghề thủ công nghiệp : đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ, ..

Các xưởng sản xuất thấp tầng và cao tầng (5-6 tầng) được xây dựng với nhiều quy mô sàn khác nhau để phục vụ được mọi loại hình DN. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, chiều cao công trình không nên lớn hơn 3 tầng để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá công nghiệp. Các công trình thấp tầng sử dụng kết cấu chính là thép và các vật liệu bao che nhẹ. Các công trình cao tầng sử dụng bêtông cốt thép để đảm bảo tốt nhất các yêu cầu về lắp đặt thiết bị sản xuất, vệ sinh và phòng hoả. 

Các bộ phận chức năng trong nhà có thể bao gồm: khu văn phòng, quản lý và phục vụ công cộng, khu sản xuất, khu vệ sinh, khu giao thông vận chuyển hàng hóa, khu hạ tầng kỹ thuật.

Các DN cùng hoặc gần mức độ vệ sinh môi trường nên bố trí trong cùng một nhà, một tầng . Mức độ vệ sinh tăng dần từ tầng 1 đến tầng 3.

Các nguyên tắc tổ chức nhà xưởng sản xuất xây dựng sẵn trình bày trong Hình 2.4.

· Đối với khu nhà xưởng 1 tầng : Tổ chức sân chung rộng làm nơi tập kết nguyên vật liệu và sản phẩm. Các xưởng sản xuất hướng ra sân chung. Các bộ phận phục vụ như kho, vệ sinh, hay chỗ ở của người lao động ở phía sau. 

· Đối với khu nhà xưởng cao tầng : Có các hình thức tổ chức như sau:

· Phân chia theo chiều đứng : Mỗi DN sử dụng một không gian theo mặt bằng từ tầng 1 lên các tầng trên, có cầu thang riêng.

· Phân chia theo tầng  : Mỗi DN sử dụng một tầng hay một phần của tầng, có cầu thang chung và các hành lang

· Phân khoảng nhỏ : Không gian tầng được chia thành các phòng nhỏ, chỉ có cửa trước.

· Phân khoảng bất kỳ : Các DN sử dụng mặt bằng theo thời gian, rất ít thấy hiện nay.

2.2.5. Vấn đề cơ sở hạ tầng và giải quyết ô nhiễm môi trường trong DN

· Vấn đề hạ tầng kỹ thuật : Các thiết bị hạ tầng (điện, nước) và an toàn kỹ thuật (chống cháy nổ, chập điện) trong DN đều có trên thị trường và DN hoàn toàn có khả năng lắp đặt. Vấn đề là đường cấp bên ngoài lô đất có đảm bảo hay không.

· Vấn đề xử lý ô nhiễm : Các DN quy mô vừa và một số DN quy mô nhỏ mới có khả năng để lắp đặt các thiết bị xử lý môi trường cục bộ (xử lý sơ bộ nước thải, khí thải). Các DN còn lại hầu như không thể vì chi phí quá cao.  Các DN này cần có hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung bên ngoài lô đất.

Công ty Môi trường đô thị URENCO đã tiến hành làm hợp đồng thu gom phế thải, rác thải công nghiệp riêng đối với các cơ sở sản xuất. Đây là một thuận lợi lớn trong việc xử lý môi trường.

2.3. Các cơ sở về quy hoạch  xây dựng KCN cho DNCNV&N ở Hà Nội 

2.3.1. Quy hoạch không gian cho các DNCNV&N trong đô thị

2. 3.1.1. Về quy hoạch

Sự phát triển của khu vực công nghiệp và dân dụng đô thị luôn đi đôi với nhau với nhau. Trong nền kinh tế thị trường, sự hình thành và phát triển của DNCNV&N được nhìn nhận  là một yếu tố phụ thuộc vào cung-cầu trong mối liên hệ mật thiết với các bộ phận chức năng khác của đô thị, chưa thể tách rời độc lập như các DN trong KCN hiện tại.  Do vậy, không gian phát triển của các DN này cũng không thể là một yếu tố độc lập như các KCN hiện nay. Sự phát triển không gian phải nằm trong mối quan hệ tương tác tổng thể giữa khu vực sản xuất, kinh doanh, ở, công cộng, dịch vụ,.. Không gian công nghiệp mới vừa mang tính chất hỗn hợp đa năng của giai đoạn phát triển đầu và vừa mang tính tách biệt tương đối của giai đoạn phát triển sau. 

Xét trên quy hoạch tổng thể, các KCN cho các DNCNV&N dạng hỗn hợp (loại hình KCN thứ tư ngoài ba loại hình KCN, KCX, KCNC hiện có) có thể được hình thành theo các hình thức sau (Xem Hình 2.5): 

· Hình thức thứ nhất : Cải tạo từ các CCN cũ

Một số CCN cũ cần di dời hay cải tạo tại chỗ sẽ được chuyển đổi thành KCN cho các DNCNV&N. Đất của các DN bắt buộc phải di chuyển sẽ dành cho các DNCNV&N.  Các khoảng cách ly cần thiết sẽ được xây dựng cho khu dân cư. Ví dụ như CCN Cầu Diễn, Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, việc cải tạo và di dời các DN và dân cư tạm thời trong quá trình xây dựng là một thách thức khó khăn, đòi hỏi sự hỗ trợ rất lớn của Nhà nước. CCN Minh Khai- Vĩnh Tuy đã có dự án cải tạo từ năm 1995 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được.

· Hình thức thứ hai : Chuyển đổi từ KCN đã quy hoạch  

Một số KCN mới quy hoạch đất trống còn nhiều có thể được chuyển đổi một phần cho các DNCNV&N. Đây là quỹ đất lớn nhất và có điều kiện thuận lợi hiện nay. KCN này sẽ thích hợp với các DNCNV&N dạng độc lập. Ví dụ như KCN Nam Thăng Long. 

Một số dự án KCN cho các DNCNV&N đã đề xuất thực hiện (Thanh Trì, Phú Thụy, Dương Xá) nếu có thể thì thay đổi cơ cấu sang dạng hỗn hợp đa chức năng.

Sự thuận lợi lớn nhất của hình thức này là quỹ đất rộng và giá đền bù rẻ. Tuy nhiên, khu vực này còn tồn tại nhiều khó khăn :

+ Cách xa khu dân cư : không thu hút được các DN đang ở khu trung tâm nhiều thuận lợi di chuyển tới, nguồn lao động giỏi ít.

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu lớn (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và hạ tầng xã hội), dẫn tới việc xây dựng không đồng bộ, càng khó thu hút các DN. 

+ Thay đổi cơ cấu cũ của KCN đã phê duyệt

· Hình thức thứ ba : Xây dựng mới

Có hai dạng xây dựng mới :

· Các khu vực đất dự kiến dành cho TTCN của các quận huyện và đất dự kiến để mở rộng các CCN chưa có quy hoạch chi tiết cụ thể là nguồn đất quan trọng để hình thành KCN dạng thứ tư. Ví dụ như khu TTCN của quận Cầu Giấy, huyện Từ Liêm, đất mở rộng CCN Cầu Bươu. Các khu vực này được xác định đầy đủ cả về vị trí, giới hạn và quy mô phát triển. Vị trí của chúng đều gần các đầu mối giao thông, gần khu dân cư và rất  thuận lợi cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của các DN gia đình cá thể. Các khu vực này có thể xây dựng được ngay và có nhiều thuận lợi :

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được nối tiếp hay cải tạo tại chỗ thuận tiện và giảm chi phí đầu tư xây dựng. 

+ Hệ thống công trình công cộng dịch vụ có sẵn của khu dân cư lân cận sẽ đáp ứng một phần nhu cầu trong giai đoạn đầu.

+ Vị trí gần trung tâm và có nhiều thuận lợi sẽ thu hút đầu tư của DN và nhân dân.

Vấn đề tồn tại chính đối với các khu vực này là phải đảm bảo được khoảng cách ly an toàn, quy mô diện tích đất phát triển còn hạn chế. Giá cả đền bù ở khu vực này thường cao hơn các khu vực ngoại thành.

· Xây dựng KCN mới hoàn toàn ở vị trí thuận lợi khác. Hình thức này rất khó thực hiện khi quy hoạch tổng thể đất công nghiệp đã được phê duyệt, Nhà nước ban hành việc hạn chế chuyển đổi đất nông nghiệp sang các mục đích sử dụng khác. Chỉ tiêu diện tích đất công nghiệp đô thị bình quân đầu người theo quy hoạch tới năm 2020 là lớn, rất khó được phê duyệt thêm quỹ đất.

· Như vậy, trong đô thị sẽ tồn tại song song các loại đất công nghiệp sau:

· Một số DNTTCN phân tán quy mô nhỏ, công nghệ sạch đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường đã có tiếp tục tồn tại xen với khu dân cư (dệt len, làm hoa lụa, bàn thờ, đóng sổ sách,..).

· Một số phố nghề thủ công truyền thống sẽ được giữ lại, cải tạo và phát triển phù hợp với cảnh quan, môi trường (đồ thờ cúng, vàng mã, khắc bia, chế tác vàng bạc,..).

· Một số các CCN cũ sẽ được cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch.

· Các KCN tập trung dạng 1,2,3 cho các DNCNL&T.

· Và các KCN dạng thứ tư cho các DNCNV&N. Bao gồm các DN mới hình thành, các DN có nhu cầu di chuyển do việc cải tạo đô thị, ô nhiễm môi trường hay cần diện tích lớn. KCN này đóng một vai trò chuyển tiếp trung gian, tạo điều kiện cho sự phát triển công nghiệp từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn trong đô thị.

Hình 2.6. Vị trí, quy mô KCN cho các DNCNV&N ở Hà Nội

2. 3.1.2. Về quy mô 

Khi xác định quy mô KCN cho các DNCNV&N, cần quan tâm tới các vấn đề sau:

· Quy mô KCN phải phù hợp với nhu cầu của các DNCNV&N. Nhu cầu này hiện nay rất lớn và trong tương lai còn lớn hơn rất nhiều.
· Vấn đề quỹ đất công nghiệp đô thị được coi là một vấn đề rất quan trọng. Quy mô của KCN phải phù hợp với quy mô đất công nghiệp trong quy hoạch đô thị. Hầu như không thể phát triển thêm quỹ đất công nghiệp trong tình trạng thừa đất như hiện nay. Thích hợp nhất là các giải pháp chuyển đổi, cải tạo.

Phần lớn các CCN đã quy hoạch có diện tích phát triển trung bình từ 30 đến 50ha, đảm bảo có đủ diện tích cho các biện pháp cách ly bảo vệ môi trường, phù hợp với khả năng  cải tạo và xây dựng mới KCN của các nhà đầu tư nội địa và có thể xây dựng được ngay trên cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có sẵn. Một số cụm như Minh Khai-Vĩnh Tuy, Thượng Đình gồm nhiều DNCNL&T có diện tích lớn khoảng 80ha thì cần có sự hỗ trợ đầu tư từ phía Nhà nước. Việc cải tạo có thể chuyển đổi một phần đất đai sang mục đích dân dụng.

Các KCN mới có điều kiện không hạn chế về đất đai nhưng thường cách xa khu dân cư. Việc xác định quy mô phải dựa trên nhu cầu thực tế và sự phát triển theo giai đoạn. Tuy nhiên, để hình thành một KCN và đảm bảo khả năng kinh doanh của Công ty phát triển hạ tầng KCN  thì quy mô ban đầu không nên nhỏ hơn 10ha.

Khu vực phát triển TTCN các quận huyện có diện tích 10-15ha rất thích hợp cho việc xây dựng mới một KCN hỗn hợp đa năng trong đô thị và gần với khu dân cư.

· Một vấn đề quan trọng là quy mô của KCN phải thích hợp với khả năng đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng của các Công ty phát triển hạ tầng KCN trong nước, không thể trông chờ vào đầu tư nước ngoài trong tình hình khó khăn hiện nay. Theo Ban quản lý các KCN Trung ương, giá trung bình để xây dựng cơ sở hạ tầng KCN tập trung khoảng 2,5-2,8 tỷ đồng/ha (KCN Thăng Long, KCN Nội Bài). Tiền đền bù giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp khoảng 0,8-1,0 tỷ đồng/ha. Hiện nay, các Công ty phát triển hạ tầng KCN trong nước chỉ có thể huy động khoảng 2 triệu USD, cao nhất là 3 triệu USD (nguồn: Ban quản lý các KCN Trung ương). Như vậy, các Công ty này khó có thể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên 50ha (tổng chi phí ước chừng 165-190 tỷ đồng, số vốn kêu gọi ban đầu  bằng 20% là 33-38 tỷ đồng, tương đương 2,3-2,7 triệu USD). Nhưng nếu xây dựng nhỏ hơn 10ha, giá cho thuê đất KCN ở Hà Nội hiện nay là 1,3USD/m2.năm, thì khả năng cho thuê đất là không có lãi (tổng chi phí khoảng 33-38 tỷ đồng, thu được khoảng 50 tỷ trong 50 năm, hay 1 tỷ/năm). 

Hiện nay, theo ý kiến của các DNCNV&N, giá trần công bố cho hai KCN tại Thanh Trì (11,2ha) và Phú Thụy (14,8ha) là 186.000đ/m2 và 180.000đ/m2 (chưa tính giá đền bù đất) trong thời hạn 30 năm vẫn còn cao so với khả năng của DN. Nhưng nếu hạ giá xuống thấp thì với quy mô như hiện nay, công ty kinh doanh hạ tầng sẽ khó có lãi (14).

· Thứ ba, quy mô của KCN phải đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường, khoảng cách ly với khu dân cư. Quy mô của từng DNCNV&N và các DNCNV&N tập trung sẽ được xác định trên cơ sở giảm thiểu các ảnh hưởng của sản xuất công nghiệp tới môi trường xung quanh theo luận cứ Môi trường mặt bằng bên trong các DN đồng thời với quy hoạch DN trên địa bàn khu vực. Khu đệm có thể giảm tối đa khi vận dụng tổng hợp các luận cứ trên. (9)
· Ngoài ra cần phải  xem xét các mặt : Khả năng hợp tác của các KCN, nhu cầu vận chuyển hàng hóa,  nhu cầu phát triển KCN trong tương lai, ..

· Quy mô xây dựng mỗi KCN sẽ được xác định cụ thể dựa trên yêu cầu và khả năng thực tế. Về sơ bộ có thể đưa ra con số dao động trong khoảng 10ha (giới hạn của một khu vực tập trung công nghiệp và khả năng đầu tư có lãi của Công ty phát triển hạ tầng KCN) đến 50ha (Giới hạn khả năng đầu tư của Công ty phát triển hạ tầng KCN và quy mô một KCN nhỏ). (Xem Hình 2.6)

2.3.2. Hình thức quản lý và đầu tư xây dựng 

Quá trình phát triển đô thị ngày nay gắn liền với các dự án đầu tư xây dựng: dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án phát triển nhà ở, dự án xây dựng công trình công cộng, dự án xây dựng KCN ,... Xây dựng KCN cho các DNCNV&N là một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp và ở kèm theo, đối tượng đầu tư và phục vụ chủ yếu của nó là thành phần kinh tế công nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, dự án đòi hỏi phải có các hình thức phát triển khác với các dự án thông thường.

· Quản lý

Hiện nay Ban quản lý KCN trung ương quản lý toàn bộ các KCN và các DNCN trong KCN trên địa bàn cả nước. Trong khuôn khổ Ban quản lý KCN Trung ương, Ban quản lý KCN của Hà Nội, một cơ quan (bộ phận) lo về nhu cầu và sự phát triển của các DNCNV&N cần được thiết lập. Việc quản lý KCN phân theo các cấp từ Trung ương đến địa phương như hiện nay (8).

· Đầu tư xây dựng, huy động vốn

Để phát huy hết các khả năng nội lực (vốn) của thành phần kinh tế tư nhân, các công ty kinh doanh hạ tầng KCN cho các DNCNV&N của Nhà nước kết hợp với tư nhân, của liên doanh với nước ngoài, của tư nhân hoàn toàn dưới các hình thức khác nhau sẽ được hình thành. Các công ty này sẽ hoạt động dưới sự quản lý chung của Nhà nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng thế giới WB và Ngân hàng phát triển Châu á ADB thì nguồn vốn trong nhân dân Việt Nam vô cùng dồi dào. Vấn đề hiện nay là cần có biện pháp huy động có hiệu quả nguồn vốn đó và làm cho người dân hiểu được quyền lợi khi tham gia. Các biện pháp, chính sách khuyến khích nhân dân tham gia góp vốn xây dựng, phát triển và tham gia quản lý, kinh doanh cơ sở hạ tầng đô thị đang được đề xuất. 

Tại các nước phát triển, thành phần kinh tế tư nhân đã tích cực tham gia xây dựng đô thị. Quyền lợi của dân gắn chặt với sự phát triển là một kinh nghiệm xây dựng đô thị rất hiệu quả. Phát triển KCN cho các DNCNV&N tư nhân ở Hà Nội cần phải phát huy kinh nghiệm này.

· Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ khác 

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng. Hiện nay, Nhà nước đang thực hiện luật DN mới cùng các chính sách phát triển DNCNV&N. Các tổ chức hỗ trợ DNCNV&N đang tích cực triển khai các dự án. Các hoạt động hỗ trợ chủ yếu nhằm vào lĩnh vực vốn, kinh nghiệm kinh doanh, quản lý, thị trường, xuất khẩu, công nghệ sản xuất. Các biện pháp hỗ trợ, cải cách hệ thống sử dụng đất đang được đề xuất làm tiền đề cho sự hình thành KCN cho các DNCNV&N (8).

2.3.3. Các yếu tố cấu thành KCN cho các DNCNV&N 

2. 3.3.1. Các khu vực chức năng. 

Xuất phát từ nhu cầu và đặc điểm của các DNCNV&N, KCN cho DN này sẽ bao gồm các khu vực chức năng chính sau:

· Đối với các DNCN có mô hình tổ chức dạng độc lập

Ngoài các DN bắt buộc phải di chuyển, khoảng 70% các DN còn lại có nhu cầu thuê đất mở rộng sản xuất (Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam). Trong KCN sẽ hình thành khu vực sản xuất công nghiệp riêng biệt (giống như trong các KCN hiện nay). Các lô đất XNCN được tổ chức như trong KCN thông thường.

· Đối với các DNCN có mô hình tổ chức dạng hỗn hợp

Theo kết quả điều tra, có tới 84% các DN này muốn di chuyển mở rộng sản xuất và  70,7% DN nhỏ và rất nhỏ mong muốn tiếp tục tổ chức DN theo mô hình hỗn hợp. Trong KCN sẽ hình thành khu vực hỗn hợp  sản xuất-kinh doanh-ở cho các DN gia đình cá thể. Khu vực ở của chủ DN và công nhân sẽ được xây dựng kết hợp với khu vực sản xuất nhưng không khuyếnkhích phát triển. 

Các nhà xưởng tiêu chuẩn sẽ được bố trí xen kẽ trong hai khu vực trên.

· Để phục vụ cho sản xuất và kinh doanh công nghiệp

Khi các DNCN tập trung lại tất yếu sẽ kéo theo hệ thống các dịch vụ công nghiệp, thương mại. Khu vực quản lý và dịch vụ công nghiệp sẽ được xây dựng.

Các công trình công cộng dịch vụ dành cho gia đình chủ DN và công nhân sống trong khu vực sẽ được xây dựng tại đây.

· Để đảm bảo cung cấp hạ tầng và xử lý môi trường, hình thành khu vực các công trình hạ tầng kỹ thuật

· Để đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan môi trường, hình thành khu vực cây xanh và các dải cách ly.

· Ngoài ra còn có các khu vực phát triển khác như kho tàng, bến bãi,.. và đất dự trữ phát triển.

Tỷ lệ các thành phần chức năng phụ thuộc vào nhu cầu của các DNCNV&N  và vị trí, mối quan hệ phát triển với các khu vực xung quanh (dịch vụ công cộng, xã hội)

Nhu cầu các khu vực chức năng trong KCN theo sự phát triển của DN và đô thị được trình bày trong Hình 2.7.
2. 3.3.2.  Hệ thống giao thông vận chuyển 

· Giao thông ngoài KCN 

Hệ thống giao thông chính của Hà Nội, bao gồm các đường giao thông đối ngoại, đường vành đai và trục hướng tâm chính, đang được nâng cấp và hoàn thiện dần, nhằm giảm bớt mật độ và khối lượng vận chuyển xuyên qua khu trung tâm. Vị trí các KCN, CCN và TTCN hiện nay đều được quy hoạch tiếp cận hay gần các đường giao thông này là điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển.

Hệ thống đường sắt sẽ không được sử dụng vì khối lượng vận chuyển vừa và nhỏ và gây nhiều bất tiện trong công tác quy hoạch (dải cách ly lớn, gây ồn,..).

· Giao thông trong KCN 

KCN cho các DNCNV&N là một khu vực hỗn hợp chức năng, trong KCN sẽ hình thành ba dòng lưu thông chủ yếu : 

· (1) dòng sinh hoạt : bao gồm các hoạt động ở, giao dịch thương mại, các hoạt động công cộng dịch vụ khác,..

· (2) dòng sản xuất : bao gồm dòng vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp và dòng người lao động. Đây là dòng có lưu lượng hoạt động lớn nhất và quan trọng nhất.

· (3) dòng chất thải : chủ yếu là các hoạt động thu gom và xử lý nước thải, rác thải công nghiệp.

Đối với các DN sản xuất riêng biệt, hệ thống giao thông vận chuyển được quy hoạch như các KCN thông thường. Nhưng do mức độ vận chuyển vừa và nhỏ, chiều rộng lòng được sẽ được giảm đI 1 cấp để tránh lãng phí.

Bảng 2.3. Đường giao thông trong KCN cho khu vực sản xuất riêng biệt

	TT
	Đường giao thông trong các KCN hiện nay
	Đường giao thông trong KCN cho các DNCNV&N 

	1
	Đường chính : 

Lòng đường 11,25m x 2 cho 6 làn xe
	Lòng đường 7,5m x 2 cho 4 làn xe

	2
	Đường nhánh :

Lòng đường 7,5m x 2 cho 4 làn xe
	Lòng đường 11,25m cho 3 làn xe


Đối với các DN dạng hỗn hợp, đường giao thông phải đủ rộng, đảm bảo thông suốt các hoạt động. Chiều rộng lòng đường tối thiểu là 7,5m đảm bảo cho hoạt động của các loại xe tải nhỏ.

2. 3.3.3.  Hệ thống cung cấp đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường 

Trong điều kiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Hà Nội chưa đầy đủ, khả năng đầu tư lớn để xây dựng hệ thống hạ tầng riêng rất khó khăn, giải pháp tình thế thiên về xây dựng các trạm hạ tầng cục bộ công suất nhỏ phục vụ nhu cầu trước mắt (khoảng 5-10 năm). Sau khi có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hoàn chỉnh thì sẽ đấu hoà vào mạng chung. Các trạm cục bộ sẽ được thay thế chuyển đổi sang các chức năng khác. (Xem Hình 2.7)

· Hệ thống thoát nước mưa

Quy hoạch cải tạo hệ thống TNM Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng ngập lụt khi mưa to là phổ biến. 

Hệ thống TNM của KCN phải đảm bảo tách riêng hoàn toàn, không được đổ sang các khu vực lân cận mà phải thoát trực tiếp vào các hồ điều hòa hay mương thoát chung của đô thị.

· Hệ thống cấp nước

Cấp nước và cấp điện là hai nhu cầu quan trọng của sản xuất.

Hiện nay các nhà máy nước ở Hà Nội hoạt động không đủ phục vụ  nhu cầu sinh hoạt  theo quy hoạch. Các khu vực đô thị mới chưa được lắp đặt đường ống dẫn nước hoàn chỉnh và không đủ áp lực nước. Không thể chất thải thêm cho hệ thống này khi công suất nhà máy chưa tăng. 

Hệ thống cấp nước sản xuất trong KCN giai đoạn đầu cần được quy hoạch riêng, sử dụng các trạm cấp nước cục bộ, công suất tính toán theo quy mô KCN.

· Hệ thống thoát nước bẩn 

Hiện nay, trừ các KCN tập trung mới xây dựng, Hà Nội chưa có hệ thống TNB. TNB sinh hoạt và TNB sản xuất đều thoát chung với hệ thống TNM không qua sử lý gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Mặt khác, các DNCNV&N không có khả năng đầu tư lớn vào các thiết bị xử lý tại chỗ.

KCN cho các DNCNV&N cần xây dựng ngay đường ống TNB riêng và trạm xử lý cục bộ, công suất phụ thuộc quy mô KCN.

· Hệ thống cấp điện và thông tin bưu điện

Hà Nội đang cải tạo và hoàn thiện hệ thống lưới điện 110KV và 22KV đi ngầm cho toàn đô thị. Công suất mạng lưới đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dân dụng và công nghiệp. Các tuyến cáp quang và tổng đài vệ tinh đã và đang được xây dựng phục vụ nhu cầu nội và ngoại thành, kể cả các khu vực ít phát triển. 

Đây là thuận lợi rất lớn cho các khu vực phát triển mới. 

· Hệ thống thu gom rác thải

Thu gom và xử lý rác thải công nghiệp và dân dụng hiện đang hoạt động chung, không giải quyết đầy đủ và triệt để ô nhiễm chất thải rắn đô thị. Khi chưa xây dựng các nhà máy xử lý rác thải có công nghệ hiện đại thì không thể giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, trong KCN cho các DNCNV&N, thu gom rác thải công nghiệp và dân dụng phải tách riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý môi trường và tận dụng phế liệu. 

Chỉ tiêu tính toán hệ thống hạ tầng kỹ thuật lấy theo tiêu chuẩn quy phạm đối với các ngành CN nhẹ và TTCN đã ban hành.

2.4. Kinh nghiệm phát triển KCN cho các DNCNV&N dạng hỗn hợp trên thế giới 

Mô hình KCN, CCN cho các DNCNV&N đã được xây dựng tại nhiều nước. Tại ấn Độ và Inđônêxia, các KCN, CCN là một mô hình phổ biến cho sự phát triển của các DNCNV&N ở Delhi, Tirupur, Ludhiana, vùng trung Java,... Tại nước phát triển Đức, Mỹ mô hình KCN, CCN cho các DNCNV&N trong các ngành công nghiệp nhẹ và TTCN đã được giới thiệu như một ví dụ điển hình cho sự phát triển công nghiệp.

Hình 2.8-2.9. Giải pháp tổ chức không gian cho các DNCNV&N trong lô đất và trong KCN (5)(11).

2.5. Kết luận chương II

· Các cơ sở về sự hình thành và phát triển của DNCNV&N 

Sự hình thành và phát triển của DNCNV&N gắn với các nhu cầu không gian và cơ cấu tổ chức khác nhau. Hiệu quả kinh tế là vấn đề đặt ra hàng đầu đối với các DN.

Quy mô của DNCNV&N sẽ thay đổi theo các mô hình tăng trưởng, biến động trong một dải rất rộng từ 200-5000m2 hay hơn nữa. Cơ cấu không gian cho DN là rất linh hoạt và năng động.

Riêng đối với các DN gia đình cá thể, để đảm bảo sự phát triển bền vững, không gian kết hợp trong DN sẽ được tổ chức với hình thức mới, khu đệm được xây dựng tách biệt bộ phận ở và bộ phận sản xuất-chất thải.

Khoảng cách tới khu dân cư là vấn đề quan trọng đối với DNCNV&N.Các DN vừa có thể đạt hiệu quả kinh tế đất đai khi di chuyển ra khỏi khu vực trung tâm. Các DN gia đình cá thể với đặc trưng sản xuất-ở sẽ gắn liền hiệu quả kinh tế với các khu vực trung tâm và dân cư, rất khó có thể đưa các DN này đi xa.

Các dạng nhà xưởng cho thuê là giải pháp rất hiệu quả cho các DNCNV&N mới hình thành hay chỉ có nhu cầu mặt bằng sản xuất.

Các giải pháp tổ chức không gian hạ tầng kỹ thuật cho môi trường mặt bằng bên trong DN và môi trường toàn KCN cần được xây dựng đồng bộ.

· Các cơ sở về quy hoạch KCN cho các DNCNV&N 

Có nhiều hình thức phát triển KCN cho DNCNV&N. Hình thức thứ nhất là cải tạo xây dựng từ các CCN cũ. Hình thức thứ hai là chuyển đổi một phần đất công nghiệp trong các KCN tập trung hiện có thành KCN cho các DNCNV&N. Hình thức thứ ba là quy hoạch xây dựng dựa trên các quỹ đất TTCN hoặc xây dựng mới hoàn toàn. Mỗi một hình thức đều có các mặt thuận lợi và khó khăn riêng. Trong tình hình đầu tư hiện nay, việc chuyển đổi cơ cấu đất công nghiệp là thích hợp và khả thi nhất.

Quy mô của KCN được xác định dựa trên kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố như nhu cầu phát triển của DN, khả năng đầu tư kinh doanh của Công ty phát triển hạ tầng, vấn đề bảo vệ môi trường, phù hợp với quỹ đất công nghiệp trong đô thị.  Về sơ bộ có thể đưa ra quy mô KCN cho các DNCNV&N từ 10 đến 50 ha/1 khu.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của DNCNV&N, ngoài khu vực sản xuất, hạ tầng và dịch vụ thông thường, trong KCN sẽ có một khu vực chức năng mới. Đó là khu phát triển hỗn hợp sản xuất-kinhdoanh-ở.

Hệ thống giao thông được xác định trên cơ sở quy hoạch giao thông của các KCN tập trung hiện nay, nhưng với quy mô vận chuyển vừa và nhỏ, sự tập trung vận chuyển không lớn, chiều rộng các tuyến giao thông sẽ giảm bớt 1-2 làn xe.

Hệ thống cung cấp hạ tầng và đảm bảo vệ sinh môi trường của Hà Nội chưa đầy đủ nên KCN cần xây dựng hệ thống cục bộ, về lâu dài sẽ hòa vào hệ thống chung.

Các yếu tố phân tích trên là cơ sở chủ yếu cho việc hình thành các giải pháp quy hoạch không gian KCN cho các DNCNV&N.     

Chương III

Quy hoạch phát triển

KCN cho các DNCNV&N ở Hà Nội

3.1. KCN cho các DNCNV&N ở Hà Nội 

3.1.1. Định nghĩa 

Dựa trên khái niệm về các KCN tập trung trong Quy chế KCN,KCX, KCNC ban  hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ, có thể đưa ra khái niệm KCN cho các DNCNV&N như sau :

KCN cho các DNCNV&N là khu tập trung các DNCNV&N chuyên sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các khu vực công trình công cộng, dịch vụ phục vụ cho sự phát triển của sản xuất, có ranh giới địa lý xác định, có dân cư sinh sống.

3.1.2. Đặc trưng

 Đặc trưng thứ nhất cơ bản nhất của KCN dạng thứ tư là sự kết hợp giữa sản xuất-kinh doanh và ở trong cùng một khu vực tập trung. Cơ cấu tổ chức không gian hỗn hợp nhưng vẫn đảm bảo sự hoạt động độc lập tương đối của tất cả các khu vực chức năng.

Thứ hai, KCN dạng thứ tư chỉ thích hợp cho các loại hình sản xuất quy mô vừa và nhỏ hay rất nhỏ. Quá trình hình thành và phát triển của KCN phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển của các loại hình sản xuất này.

Thứ ba, KCN dạng thứ tư là một bộ phận năng động trong tổng thể quy hoạch đô thị, phát triển linh hoạt theo nhu cầu từng giai đoạn. Cơ cấu không gian KCN này là một cơ cấu mở, có khả năng đáp ứng đầy đủ nhất các nhu cầu của DNCNV&N, có khả năng phù hợp nhất với các môi trường phát triển khác ở xung quanh.

3.2. Lựa chọn địa điểm và quy mô xây dựng KCN

Như phân tích ở Chương II, địa điểm xây dựng và quy mô KCN cho các DNCNV&N đã được xác định tương đối rõ ràng. Trên cơ sở các phân tích đánh giá đó, luận văn đề xuất các địa điểm có khả năng xây dựng ngay KCN cho các DNCNV&N thuộc Hà Nội trung tâm.

Bảng 3.1. KCN cho các DNCNV&N thuộc Hà Nội trung tâm

	Tên 
	Diện tích 

(ha)
	Khoảng cách tới trung tâm (km)
	Ngành nghề
	Ghi chú

	Cải tạo mở rộng các CCN cũ

	KCN Thanh Trì
	25
	10
	Các ngành công nghiệp nhẹ
	Cải tạo 4ha đất cũ. Quy hoạch xây mới 21ha

	CCN Cầu Diễn
	77
	9
	Các ngành công nghiệp nhẹ, cơ khí, hóa chất
	Cải tạo 27ha đất cũ. Quy hoạch xây mới 50ha

	CCN Cầu Bươu
	54
	8
	Các ngành công nghiệp nhẹ, cơ khí, hóa chất
	Cải tạo 4ha đất cũ. Quy hoạch xây mới 50ha

	Chuyển đổi một phần đất của các KCN đã quy hoạch

	KCN Nam Thăng Long
	98
	6
	Các ngành công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp
	Chuyển đổi một phần từ KCN đã QH từ 20-50ha.

	Xây dựng mới

	TTCN Cầu Giấy
	15
	3
	Các ngành công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp
	Quy hoạch xây mới 


Trên cơ sở các khó khăn và thuận lợi của các hình thức quy hoạch đã phân tích, các nhà đầu tư sẽ xem xét đánh giá nhu cầu thị trường và khả năng của chính mình để lựa chọn địa điểm xây dựng và quy mô phát triển KCN thích hợp nhất.

3.3. Các nguyên tắc quy hoạch phát triển KCN cho các DNCNV&N 

3.3.1. Các nguyên tắc cơ bản

3. 3.1.1. Nguyên tắc quy hoạch cơ cấu không gian mở

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất cho sự phát triển của KCNV&N cho các DNCNV&N. Cơ cấu không gian trong KCN phải có khả năng biến đổi đa dạng phù hợp với yêu cầu của DNCNV&N, đáp ứng các mô hình tăng trưởng khác nhau trong từng thời kỳ khác nhau, nhưng vẫn phải đảm bảo sự phát triển bền vững chung của toàn bộ các khu vực chức năng. Tỷ lệ diện tích giữa các khu vực chức năng có thể thay đổi linh hoạt. Từ cơ cấu hoàn chỉnh bao gồm đầy đủ các khu vực chức năng chức năng, theo các nhu cầu của thị trường 1, 2, 3, .. mà đưa ra các khả năng cơ cấu 1, 2, 3, .. tương ứng thích hợp nhất. (Xem Hình 3.2).

3. 3.1.2. Nguyên tắc phát triển tập trung cuốn chiếu

Đây là nguyên tắc phát triển rất phù hợp với điều kiện kinh tế ở Việt Nam. Các khu đất được chia thành nhiều giai đoạn xây dựng đồng bộ, lấp đầy hết khu này mới xây dựng khu tiếp theo. Khu vực sản xuất và hạ tầng xây dựng trước để đảm bảo hoạt động toàn khu vực ngay từ giai đoạn đầu. (Xem Hình 3.2).

3. 3.1.3. Nguyên tắc tổ chức giao thông

Nguyên tắc tổ chức giao thông là nguyên tắc cơ bản để xác định giải pháp quy hoạch KCN. 

Các lô đất sản xuất phải đảm bảo tiếp cận trực tiếp với ít nhất một đường giao thông vận chuyển cho xe tải. 

Phải hạn chế tối đa sự tiếp xúc và giao cắt giữa luồng sinh hoạt và luồng sản xuất-chất thải. 

Chiều rộng đường phải đảm bảo thông suốt mọi hoạt động. Chiều rộng vỉa hè phải đảm bảo đủ rộng cho cây xanh, các tuyến hạ tầng kỹ thuật ngầm + hành lang bảo vệ + hành lang dự trữ khi có các nhu cầu phát sinh trong tương lai.

Đường giao thông trong KCN được phân chia theo tính chất hoạt động thành các loại đường phố sau: 

· Đường phố sản xuất  là bộ mặt thứ nhất của KCN, là tuyến dành cho các hoạt động sản xuất như vận chuyển hàng hóa, người lao động và các chất thải. Các cơ sở sản xuất, kho tàng, và các cơ sở giao dịch kinh doanh gắn liền với nó sẽ được bố trí dọc theo tuyến này. Phương tiện giao thông chính là các loại xe thu gom và xe tải. Chiều rộng lòng đường tối thiểu là 11,25m cho 3 làn xe. 

· Đường phố sinh hoạt, thương mại là bộ mặt thứ hai của KCN, là tuyến bố trí các bộ phận chức năng như ở, các công trình công cộng thương mại dịch vụ phục vụ nhu cầu ở, các công trình giao dịch và dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp. Phương tiện giao thông chủ yếu là các loại xe cơ giới nhỏ (xe máy, ôtô con). Chiều rộng lòng đường tối thiểu là 5,5m cho 1 làn xe đI và một làn đỗ.

· Đường phố hỗn hợp là bộ mặt thứ ba của KCN, các DN hỗn hợp sẽ được bố trí trên tuyến này. Phương tiện giao thông chính là các loại xe con và xe tải cỡ nhỏ. Chiều rộng lòng đường tối thiểu là 7,5m cho 2 làn xe. Đây chính là đường phố tạo nên bộ mặt “phố nghề” đặc trưng cho Hà Nội.

Ba loại đường phố này sẽ có các hình thức tổ chức không gian và hình thức kiến trúc khác nhau, tạo nên đặc trưng riêng của khu vực. Tính chất các loại đường phố là định hướng chung cho các giải pháp quy hoạch khu vực chức năng , phân chia lô đất và các quy định kiểm soát phát triển. Một tuyến giao thông có thể đồng thời mang nhiều tính chất. (Xem Hình 3.2)

Ngoài ra còn có các đường nhánh chia nhỏ các khu vực chức năng. Chiều rộng lòng đường phải đảm bảo cho 1 làn xe đối với khu vực công cộng, dịch vụ và ở, cho 2 làn xe đối với khu vực sản xuất.

3. 3.1.4. Nguyên tắc chia lô đất

Các DN khác nhau, ngành nghề khác nhau có các yêu cầu diện tích rất khác nhau. Nguyên tắc khi chia lô đất là phải đảm bảo KCN có được một cấu trúc linh hoạt cơ động. Để thuận tiện cho quy hoạch và tạo nên tính thống nhất trong khu vực, nhu cầu diện tích của các DN được quy về một số lô đất cơ bản (lô đất nhỏ nhất). Các lô đất lớn hơn đều được tổ hợp từ các lô đất cơ bản này. 

Các lô đất sản xuất phải trực tiếp thông ra tuyến giao thông chính. Do đó, để mật độ giao thông không quá lớn, diện tích các lô đất không được nhỏ quá. 

Kết hợp với các phân tích đánh giá ở Chương II, diện tích các lô đất được xác định như sau :  

Bảng 3.2. Quy mô các lô đất 

	TT
	Loại hình sử dụng đất
	Quy mô lô đất cơ bản (m2)
	Quy mô các lô đất (m2)

	A
	Sản xuất tách riêng
	1000

2500
	1000, 2000, 3000, 4000

2500, 5000

	B
	Sản xuất kết hợp kinh doanh và ở
	200

500
	200, 400, 600, 800

500, 1000


3.3.2. Các nguyên tắc khác

3. 3.2.1. Nguyên tắc phân khu chức năng theo mức độ vệ sinh môi trường

KCN cho các DNCNV&N sẽ bao gồm các không gian hoạt động chính sau: khu vực sản xuất riêng biệt; khu phát triển hỗn hợp sản xuất-kinh doanh-ở; khu vực dành cho các hoạt động dịch vụ, công cộng; khu vực bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Việc bố trí các khu vực chức năng trên phải tuân theo mức độ vệ sinh môi trường của từng khu vực và có khoảng cách ly thích hợp. (Hình 3.3)

3. 3.2.2. Nguyên tắc tập hợp nhóm các doanh nghiệp

Để đảm bảo sự phát triển, các DNCNV&N ngày càng phát triển đa dạng, đa ngành nghề và luôn có xu hướng hợp tác chặt chẽ trong sản xuất và kinh doanh giữa các DNCNV&N với nhau và với các DNCNL&T. Việc hợp nhóm các DN cùng có một số các đặc tính chung là một nguyên tắc đặt ra. Hợp nhóm tạo điều kiện phát triển và quản lý (sản xuất, lao động, kinh doanh, chính sách), tập trung giải quyết môi trường và tiết kiệm cở sở hạ tầng là mục tiêu cho việc xây dựng KCN.


Khả năng tập trung hợp nhóm các DNCN dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau đây:

· Ngành nghề sản xuất và mức độ vệ sinh môi trường : các DN cùng ngành nghề sẽ tập trung trong một khu vực. Các khu vực ngành nghề khác nhau sẽ được bố trí theo mức độ vệ sinh môi trường của từng khu vực, đảm bảo chất lượng môi trường chung toàn KCN. 

· Nhu cầu sử dụng đất : các DN cùng nhu cầu diện tích mặt bằng, chiều rộng mặt tiền sẽ tập trung trong một khu vực, đảm bảo tính thống nhất và mỹ quan đường phố.

· Mô hình tổ chức, quản lý: các DN có cùng cơ cấu chức năng sẽ được bố trí cạnh nhau. Cơ cấu đồng nhất là một điều kiện thuận lợi trong công tác quy hoạch và xây dựng.

· Ngoài ra còn có các yêu cầu về khả năng hợp tác, nhu cầu cung cấp và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật,.. (Xem Hình 3.3)

3.4. Các khu vực chức năng trong KCN cho các DNCNV&N 

3.4.1. Cơ cấu KCN 

Như đã phân tích ở Chương II, KCN cho các DNCNV&N sẽ bao gồm các khu vực chức năng sau: Khu vực sản xuất, khu vực phát triển hỗn hợp, khu vực công cộng dịch vụ, khu vực các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực cây xanh cách ly, khu vực kho tàng bến bãi. Sơ đồ cơ cấu KCN cho các DNCNV&N và mối liên hệ chức năng giữa các khu vực được trình bày trong Hình 3.4. 

3.4.2. Các khu vực chức năng

3. 4.2.1. Khu vực sản xuất 
Là khu vực dành cho nhu cầu chỉ sản xuất hoặc sản xuất kết hợp kinh doanh của các DNCNV&N. 

Mật độ xây dựng trong lô đất không vượt quá 70%. 

· Nguyên tắc tổ chức trong các lô đất như sau (Xem Hình 3.5) :

· Dạng lô đất có một mặt tiền, tiếp xúc với đường phố sản xuất: Bộ phận hành chính quản lý và giao dịch thương mại nằm ở phía mặt tiền. Phía sau là các bộ phận sản xuất. Các luồng hoạt động đều hướng ra đường phố sản xuất.

· Dạng lô đất có hai mặt tiền: Bộ phận sản xuất được bố trí ở phía đường phố sản xuất, bao gồm các hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa và, thu gom chất thải. Bộ phận kinh doanh giao dịch và hành chính bố trí ở phía đường phố thương mại.

· Tổ chức giao thông và chia lô đất : Giải pháp quy hoạch chia lô và tổ chức giao thông như trong KCN thông thường. Các lô đất có diện tích lấy theo môdul 1000m2và 2500m2, các kích thước lấy theo môdul 20m và 50m.

Bảng 3.3. Kích thước và diện tích các lô đất

	TT
	Chiều sâu lô đất (m)
	Chiều rộng lô đất (m)
	Diện tích lô đất (m2)

	1. 
	50
	20
	1000

	2. 
	50
	2 x 20 = 40
	2000

	3. 
	50
	3 x 20 = 60
	3000

	4. 
	50
	4 x 20 = 80
	4000

	5. 
	50
	50
	2500

	6. 
	50
	2 x 50 = 100
	5000

	7. 
	2 x 50 = 100
	2 x 20 = 40
	4000

	8. 
	2 x 50 = 100
	50
	5000


Các lô đất lớn hơn là tổng của các lô đất này.

Khoảng cách giữa hai đường giao thông chính quy hoạch là 100m. 

3. 4.2.2. Khu vực phát triển hỗn hợp  

Là khu vực dành cho các DN gia đình cá thể nhỏ và rất nhỏ có mô hình tổ chức kết hợp và có mức độ vệ sinh trung bình và cao. Các DN dạng độc lập có quy mô diện tích nhỏ, mức độ vệ sinh cao cũng có thể bố trí tại đây. Các DN sản xuất hóa chất, nhựa, in và một số ngành nghề có mức độ vệ sinh thấp sẽ không được di chuyển vào khu vực này. 

Dạng tổ chức kết hợp chính trong khu vực này là sản xuất-kinh doanh-ở. 

Mật độ xây dựng trong lô đất không vượt quá 70%. 

Các lô đất có diện tích lấy theo modul 100m2 và 500m2.

· Nguyên tắc tổ chức : Các DN gia đình cá thể được tổ chức theo hai cách thức sau (Xem Hình 3.6):

· Cách thức thứ nhất: Chia lô như các KCN tập trung nhưng với quy mô lô nhỏ. 

a) Lô đất của DN tiếp xúc với hai tuyến giao thông: đường phố sản xuất và đường sinh hoạt. Các hoạt động sản xuất-chất thải và kinh doanh bố trí hướng ra đường phố sản xuất. Bộ phận ở sử dụng đường phố sinh họat. Giữa lô đất là không gian đệm (sân, cây xanh,..). Việc phân chia luồng sản xuất và ở như vậy đảm bảo được sự độc lập tương đối giữa hai bộ phận, đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, cảnh quan kiến trúc.

b) Lô đất của DN tiếp xúc với một tuyến giao thông chính: đường phố hỗn hợp. Bộ phận kinh doanh và ở đặt ở phía trước. Bộ phận sản xuất đặt ở phía trong. Các hoạt động sản xuất và ở đều hướng ra tuyến giao thông chính, luồng sinh hoạt được tách riêng hoặc kết hợp với các hoạt động kinh doanh, luồng hoạt động sản xuất tách riêng. Luồng hạ tầng, thu gom chất thải sử dụng tuyến đường thu gom phụ. Tuyến thu gom phụ này có tác dụng chia sẻ, phân tách các ảnh hưởng môi trường. Do diện tích các DN dạng này nhỏ nên tuyến thu gom sẽ tạo ra khoảng không gian thông thoáng giữa các xưởng sản xuất.

· Cách thức thứ hai : Tổ chức các DN theo nhóm ngành sản xuất. Các DN được tập trung xung quanh một không gian công cộng lớn, thường là sân bãi chung nối với tuyến giao thông chính. Mọi hoạt động của DN đều hướng ra không gian này. Sự phát triển này đặc biệt thích hợp với các DN tiểu thủ công nghiệp, và mang tính cộng đồng cao.

· Tổ chức chia lô đất : Các lô đất một mặt tiền chính có diện tích lấy theo modul 100m2 và 500m2, kích thước lấy theo mô dul 10m và 20m. Tuyến thu gom rộng 5-10m. Các lô đất hai mặt tiền có diện tích lấy theo modul 1000m2, kích thước lấy theo mô dul 50m và 20m. Khoảng cách giữa hai tuyến giao thông chính là 45-50m.

Bảng 3.4. Kích thước và diện tích các lô đất

	TT
	Chiều sâu lô đất (m)
	Chiều rộng lô đất (m)
	Diện tích lô đất (m2)

	1. 
	20
	10
	200

	2. 
	20
	2 x 10 = 20
	400

	3. 
	20
	3 x 10 = 30
	600

	4. 
	20
	4 x 10 = 40
	800

	5. 
	50
	20
	1000

	6. 
	50
	2 x 20 = 40
	2000


Khu vực phát triển hỗn hợp trong KCN sẽ hình thành nên một dạng “phố nghề” mới về mặt tổ chức nhưng rất quen thuộc với các kiểu “phố nghề”cũ. Khuyến khích phát triển các “phố nghề” tiểu thủ công nghiệp truyền thống, về lâu dài sẽ hình thành một khu vực “du lịch-sản xuất” mang tính đặc thù riêng của Hà Nội, hấp dẫn khách nội địa và khách nước ngoài.

3. 4.2.3. Khu vực quản lý, công trình công cộng,  dịch vụ  

Đây là khu vực hoạt động tập trung, bố trí tại đầu các lối vào chính của KCN. Bao gồm :

Các công trình phục vụ quản lý : Ban quản lý KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, phòng thuế, công an, ...

Các công trình dịch vụ công nghiệp : cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, triển lãm công nghiệp, dịch vụ kinh doanh và tìm kiếm khách hàng, dịch vụ chuyển giao công nghệ, giới thiệu lao động, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, các lớp dạy nghề, phòng cháy chữa cháy, ..

Các công trình công cộng dịch vụ phục vụ dân cư : chợ nhỏ, của hàng tự chọn, nhà hàng, hiệu sách, văn phòng phẩm, .. 

Cần xem xét đánh giá các công trình công cộng, dịch vụ hiện có của khu dân cư xung quanh để xác định quy mô và loại hình xây dựng cụ thể trong KCN.

Các dạng công trình thương mại dịch vụ, cơ quan, văn phòng, .. được xây dựng kết hợp hay xen kẽ hợp lý nhằm tạo nên các không gian sống động cho khu vực vào ban ngày và cả ban đêm. 

Các công trình này được phép sử dụng mặt tiền quay ra các đường giao thông đô thị ngoài KCN nhằm tạo ra môi trường kiến trúc cảnh quan quen thuộc như khu dân dụng, và không cảm thấy sự tách biệt vốn có giữa KCN và khu dân dụng như hiện nay.

Các chỉ tiêu sử dụng đất : mật độ xây dựng, chiều cao tầng, hệ số sử dụng đất lấy theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

3. 4.2.4. Đất cây xanh và cách ly an toàn 

Bao gồm công viên KCN, đất vườn hoa cây xanh trong các khu vực chức năng,  mặt nước cảnh quan và đất cây xanh cách ly công nghiệp. 

Khoảng cách ly của các loại hình công nghiệp vừa và nhỏ có mức độ vệ sinh thấp nhất (hóa chất, nhựa) đến khu dân cư 150m.

Trong khu vực cây xanh có thể bố trí một số công trình công cộng, vui chơi giải trí, nhưng không được vượt quá 10% diện tích. Đây cũng là nơi thích hợp để bố trí một số bãi đỗ xe .

3. 4.2.5. Đất giao thông

Theo nguyên tắc tổ chức giao thông, trong KCN sẽ bao gồm các loại đường phố sản xuất, sinh hoạt-thương mại, hỗn hợp và các đường nhánh. Tuyến ra vào chính của KCN gọi là đường chính KCN. Chiều rộng lòng đường tối thiểu 15m cho 4 làn xe. Các công trình lớn sẽ được bố trí trên trục chính.

Bảng 3.5. Các loại đường giao thông trong KCN 

	TT
	Cấp đường
	Lòng đường (m)
	Vỉa hè (m)
	Tổng (m)

	1. 
	Đường chính KCN 
	15,0
	(5,0-7,5) x 2
	25,0-30,0

	2. 
	Đường phố công nghiệp 
	11,25-12,0
	5,0 x 2
	21,25-22,0

	3. 
	Đường nhánh công nghiệp 
	7,5
	(3,5-5,0) x 2
	14,5-17,5

	4. 
	Đường phố hỗn hợp
	7,5-11,25
	5,0 x 2
	17,5-21,25

	5. 
	Đường phố dân dụng
	7,5-11,25
	5,0 x 2
	17,5-21,25

	6. 
	Đường nhánh dân dụng
	5,5
	(2,5-3) x 2
	10,5-11,5


Việc tổ chức hệ thống giao thông tuỳ theo tính chất thực tế và giải pháp quy hoạch của KCNV&N.

Các bãi đỗ xe trong KCN được chia làm 2 loại:

· Bãi đỗ xe dân dụng : được phân bổ đều trong các khu vực công cộng, dịch vụ và trong các khu vực hỗn hợp, phục vụ nhu cầu đỗ xe con của dân cư và khách hàng, khách vãng lai. Các công trình công cộng dịch vụ lớn phải có bãi đỗ xe riêng. Khuyến khích các công trình cao tầng xây dựng bãi đỗ xe ngầm. Tiêu chuẩn diện tích và số chỗ đỗ xe lấy theo quy phạm cho khu dân dụng. 

· Bãi đỗ xe công nghiệp : được tập trung lại thành 1 hoặc 2 bãi đỗ xe tải và contenno, phục vụ nhu cầu vận chuyển của sản xuất. Các lô đất có chức năng sản xuất phải có đủ chỗ đỗ xe trong lô đất khi bốc dỡ hàng hóa. Diện tích bãi đỗ xe tập trung phụ thuộc vào nhu cầu của các DN. 

Các mặt cắt giao thông được trình bày trong Hình 3.7.
3. 4.2.6. Đất các công trình hạ tầng kỹ thuật 

Tại đây bố trí các công trình cung cấp, đảm bảo kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Bao gồm :

· Trạm biến thế tổng 110/22KV (diện tích khoảng 100m2). Trạm biến thế cho khu dân dụng 22/0,4KV (diện tích khoảng 20-30m2) và trạm biến thế cho các DN nhỏ và rất nhỏ 22/10/6/0,4KV (diện tích khoảng 20-30m2) có thể được bố trí xen kẽ tại các khu vực chức năng. Các DN vừa sử dụng trạm biến thế riêng trong từng lô đất. Các trạm biến thế trong KCN là trạm xây, không sử dụng trạm treo. Các tuyến cấp điện vào trạm biến thế và từ trạm biến thế tới các phụ tải đi ngầm.

· Trạm cấp nước cục bộ nhằm cung cấp nước chủ yếu cho khu vực sản xuất và một phần nhu cầu dân cư giai đoạn đầu. Sau khi có hệ thống cấp nước đô thị ngoài KCN, hệ thống cấp nước cho khu dân dụng sẽ tách riêng, bể chứa và trạm bơm tăng áp sẽ xây dựng cho khu dân dụng. Khu vực sản xuất vẫn sử dụng trạm cấp nước cục bộ. 

· Trạm xử lý nước thải công nghiệp cục bộ (phương pháp xử lý sinh học) sẽ được xây dựng giai đoạn đầu. Trạm này có nhiệm vụ sử lý sơ bộ nước thải công nghiệp, sau đó thoát theo hệ thống thoát nước mưa. Giai đoạn sau, xây dựng thêm trạm bơm chuyển bậc, nước thải được sử lý sơ bộ sẽ qua trạm bơm đổ vào hệ thống thoát nước thải đô thị ra trạm xử lý chung. Khoảng cách ly an toàn của trạm xử lý quy mô nhỏ tới khu dân cư là 100-150m.

· Tủ cáp điện thoại cũng sẽ được bố trí trong khu vực này để tiện quản lý. Các tuyến cáp vào và ra đi ngầm.

3. 4.2.7. Đất kho tàng 
Trong các KCN có thể bố trí một số kho tàng nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Khu vực chức năng này được tính vào khu vực sản xuất. Các nhà kho và ngăn chứa cao tầng bằng thép được khuyến khích xây dựng. Hệ thống kho tàng và bãi đỗ xe tải, contenno được bố trí gần nhau để thuận tiện cho quá trình hoạt động.

Mật độ xây dựng trong lô đất không quá 70%. Chiều cao không nên vượt quá 3 tầng.

3.4.3. Các nhà xưởng cho thuê

Các nhà xuởng tiêu chuẩn được xây dựng xen kẽ trong khu vực sản xuất và phát triển hỗn hợp nhằm tạo nên không gian thay đổi sinh động cho khu vực. Các nhà xưởng này được quy hoạch trên cơ sở các lô đất cơ bản ghép lại với nhau. Diện tích sân chung rộng cho các hoạt động tập kết và vận chuyển hàng hóa của nhiều DN. Sân chung được kết hợp với tổ chức xây xanh, mặt nước nhằm mang lại không gian cảnh quan môi trường cho lô đất. 
Đối với nhà cao tầng, mặt nhà hướng ra phía đường giao thông chính và khoảng sân chung rộng ở phía trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN có nhu cầu quảng cáo và biển hiệu lớn. Đối với nhà một tầng, diện tích các căn hộ sản xuất thường nhỏ, tổ chức sân chung vuông góc với tuyến giao thông chính, các DN quay mặt vào sân chung này. (Xem Hình3.8)

3.4.4. Chỉ tiêu quy hoạch cơ bản

Dựa trên cơ sở quy phạm cho các KCN tập trung hiện nay và kinh nghiệm phát triển một số KCN trên thế giới, tỷ lệ các loại đất trong KCN cho các DNCNV&N được đề xuất trong bảng sau:

Bảng 3.6. Tỷ lệ các loại đất trong KCN cho các DNCNV&N

	TT
	Khu vực chức năng
	Tỷ lệ diện tích (%)

	1
	Khu vực sản xuất , phát triển hỗn hợp, kho tàng
	50-70

	2
	Khu vực các công trình kỹ thuật
	2-5

	3
	Khu vực công cộng, thương mại, dịch vụ
	2-5

	4
	Giao thông 
	15-20

	5
	Cây xanh, cách ly
	10-15


Trong quá trình quy hoạch và phát triển, tỷ lệ các loại đất có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu nhưng khu vực sản xuất , phát triển hỗn hợp, kho tàng không được vượt quá 70%, khu vực cây xanh không được nhỏ hơn 10%.

3.5. Các giải pháp quy hoạch

3.5.1. Giải pháp quy hoạch kiến trúc

Trong phần này, luận văn đưa ra các giải pháp có tính tổng hợp nguyên tắc chung cho việc quy hoạch xây dựng KCN cho các DNCNV&N. Tuỳ từng KCN cụ thể với vị trí, hình dáng, quy mô đất đai,.. cụ thể mà các giải pháp sẽ được áp dụng linh hoạt theo nhiều hình thức khác nhau. Riêng đối với các CCN cải tạo, việc áp dụng các giải pháp quy hoạch phụ thuộc rất nhiều vào hiện trạng, đòi hỏi phải có các nghiên cứu trên mặt bằng thực tế của mỗi khu vực. 

3. 5.1.1. Giải pháp quy hoạch theo dải chức năng

Các khu vực chức năng trong KCN được bố trí thành các dải theo mức độ vệ sinh môi trường.

Dải các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ bố trí đầu tiên, tiếp cận với đường giao thông chính ngoài KCN. Tiếp theo là các dải chức năng phát triển hỗn hợp, sản xuất công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, các dải cách ly. Các vườn hoa và cây xanh được bố trí xen kẽ trong các dải. Đường giao thông làm nhiệm vụ phân chia các dải. Tổ chức thêm một số các đường nhánh ngang giữa các dải kéo dài.

Ưu điểm : Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức giao thông đơn giản, thuận tiện. Phân khu chức năng rõ ràng. Thích hợp cho mọi loại hình DNCN.

Nhược điểm : Các tuyến giao thông và hình thức kiến trúc công trinh sẽ đơn điệu và kéo dài theo các dải chức năng. Hạn chế sự thay đổi linh hoạt của cơ cấu KCN theo nhu cầu thị trường.

Nguyên tắc và giải pháp quy hoạch được trình bày trong Hình 3.9, 3.10
Giải pháp này sử dụng thuận tiện khi chuyển đổi đất trong các KCN đã phê duyệt: tổ chức thêm các tuyến giao thông song song chia nhỏ lô đất.(Hình 3.14)
3. 5.1.2. Giải pháp quy hoạch theo nhóm chức năng kiểu ô cờ

Hệ thống giao thông được tổ chức vuông góc tạo thành dạng “ô cờ” trong KCN.  Các khu vực chức năng được bố trí thành nhóm theo các “ô cờ” này. 

Các khu vực sản xuất  tuân theo nguyên tắc hợp nhóm các DN. Trong mỗi nhóm, các công trình xây dựng được bố trí bao quanh một khu vực công cộng (sân hay vườn hoa nhỏ) ở giữa.

Ưu điểm : Phân khu chức năng rõ ràng. Phù hợp với kiểu phát triển tập trung thu gọn theo từng giai đoạn. Khu vực cây xanh và khoảng mở công cộng được phân bố đều trong từng nhóm. Thích hợp với các loại hình sản xuất truyền thống, tính chất cộng đồng xã hội cao. Hình thức kiến trúc có thể thay đổi đa dạng theo từng nhóm.

Nhược điểm : Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức giao thông phức tạp. Mật độ giao thông cao. 

Nguyên tắc và giải pháp quy hoạch được trình bày trong Hình 3.11, 3.12.
3. 5.1.3. Giải pháp quy hoạch theo nhóm chức năng kiểu mạng vòng phân nhánh

Tuyến giao thông chính KCN được tổ chức theo dạng vòng với một hoặc hai lối ra vào chính. Từ tuyến giao thông chính này, các đường phố dân dụng, công nghiệp và hỗn hợp dạng cụt hay vòng được phân nhánh vào các nhóm chức năng. Giữa các nhóm chức năng là hệ thống cây xanh. 

Ưu điểm : Phân khu chức năng rõ ràng. Phù hợp với kiểu phát triển tập trung thu gọn theo từng giai đoạn. Thích hợp với các loại hình sản xuất truyền thống, tính chất cộng đồng xã hội cao. Hình thức kiến trúc có thể thay đổi đa dạng theo từng nhóm. Hệ thống cây xanh chiếm tỷ lệ cao, cảnh quan kiến trúc môi trường rất tốt, hoàn toàn đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị.  

Nhược điểm : Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức giao thông phức tạp. Chi phí đầu tư xây dựng cao. 

Nguyên tắc và giải pháp quy hoạch được trình bày trong Hình 3.13.

· Các giải pháp quy hoạch theo nhóm sử dụng rất thuận tiện khi chuyển đổi đất trong các KCN đã phê duyệt hay cải tạo các CCN cũ : Biến các lô đất lớn thành các nhóm DN bằng cách tổ chức thêm tuyến giao thông nhánh vuông góc với tuyến giao thông cũ và các khoảng sân chung rộng.(Hình 3.14)
· Khi quy hoạch thực tế KCN có thể phối hợp các giải pháp trên trong một khu vực  cho phù hợp với các  điều kiện và nhu cầu cụ thể.  

3.5.2. Giải pháp thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Để đảm bảo an toàn và mỹ quan đường phố, các tuyến hạ tầng kỹ thuật trong KCN được thiết kế đi ngầm. Có các giải pháp thiết kế như sau:

· Giải pháp (a) : Các tuyến HTKT đặt toàn bộ trong tuynen

Ưu điểm : Thuận tiện khi xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, các nhu cầu phát sinh

Nhược điểm : Giá thành rất cao.

· Giải pháp (b) : Các tuyến HTKT chôn dưới đất

Ưu điểm : Giá thành xây dựng rẻ, thi công nhanh 

Nhược điểm : Dễ xuống cấp, hỏng hóc. Khi sửa chữa hay đặt thêm đường ống gặp rất khó khăn : khó thi công, giá thành rất cao, cản trở giao thông. 

· Giải pháp (c) : Kết hợp hai giải pháp trên. Một số tuyến chôn dưới đất (thoát nước mưa, nước thải) , một số tuyến đặt trong tuynen (cấp nước, điện, thông tin bưu điện). Giải pháp này khắc phục được một số nhược điểm của 2 giải pháp trên và phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam 

· Riêng đối với hệ thống thoát nước mưa, ngoài giải pháp chôn cống dưới đất thông thường, hiện nay trong các KCN người ta thường sử dụng giải pháp các mương hở. Giải pháp này cho phép giảm chi phí xây dựng mà hiệu quả thoát nước lại cao.

Tùy từng điều kiện cụ thể mà nhà đầu tư sẽ lựa chọn giải pháp (Hình 3.15)

3.6. Các quy định kiểm soát phát triển chung KCN 

Các quy định kiểm soát quy hoạch phát triển chung KCN cho các DNCNV&N được đề xuất trong Hình 3.16. Các quy định kiểm soát phát triển riêng đối với từng KCN sẽ phụ thuộc vào các đặc điểm quy hoạch, kiến trúc cụ thể.

3.7. Đề xuất một số chính sách hỗ trợ phát triển không gian đất đai cho DNCNV&N

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, làm cơ sở tiền đề cho sự phát triển KCN. 

Trước hết Nhà nước cần phải có một quy chế mới về sự phát triển của KCN dạng thứ tư cho các DNCNV&N cùng các chính sách và biện pháp cải cách hệ thống đất đai. 

Tiếp đó là các chính sách hỗ trợ thông tin đất đai, thủ tục thuê đất nhanh chóng thuận tiện, hỗ trợ tài chính, thuế khi thành lập DN,..

Nhà nước cần tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân có tinh thần trách nhiệm, hiểu được quyền lợi và cùng tham gia phát triển đô thị. 

Chương IV

ứng dụng quy hoạch KCN cho DNCNV&N tại Hà Nội

4.1. Chuyển đổi một phần đất trống trong KCN Nam Thăng Long thành KCN cho các DNCNV&N

KCN Nam Thăng Long nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm Cầu Giấy 6,0km, thuộc Huyện Từ Liêm, Hà Nội. KCN này gồm hai khu vực là Khu công nghệ Hà Nội 98ha và KCN Nam Thăng Long 119ha. Quy mô chia lô đất từ 0,5-1ha. Nằm tiếp giáp với KCN này về phía Đông Nam là khu dân cư thuộc Trường Đại học Mỏ địa chất và Trường Đại học Cảnh sát. Khoảng cách ly là 50m.

Hình 4.1. Quy hoạch KCN Nam Thăng Long đã phê duyệt.

Hiện nay Hiệp hội Công thương Hà nội đang hình thành dự án chuyển đổi KCN này cho các DNCNV&N, đặc biệt là dành cho sự di chuyển các DN gây ô nhiễm lớn trong khu vực phố cổ.  

Luận văn đề xuất sẽ chuyển đổi một phần đất ở phía nam KCN tiếp giáp với khu dân cư thành KCN cho các DNCNV&N. 

Hình 4.2. Quy hoạch chuyển đổi KCN Nam Thăng Long

Nguyên tắc chính là giữa nguyên mạng lưới giao thông quy hoạch cũ, tổ chức thêm các tuyến giao thông chia nhỏ lô đất thành các dãy DN hay thành các nhóm DN. Hệ thống cây xanh, mặt nước được tổ chức tạo nên không gian liên hoàn trong khu vực phát triển hỗn hợp sản xuất-kinh doanh-ở và giữa trung tâm KCN với dải cây xanh cách ly. Cảnh quan môi trường đạt chất lượng rất cao, chỉ tiêu giao thông và cây xanh trong KCN được tăng lên. BÃI đỗ xe kết hợp trong dảI cây xanh cách ly.

Khu vực sản xuất riêng biệt bố trí gần với KCN ở phía Bắc. Khu vực phát triển hỗn hợp bố trí gần khu dân cư ở phía Đông. Mặt đường giao thông 60m ở phía Nam bố trí khu trung tâm công cộng và dịch vụ, kết hợp một phần với trung tâm KCN ở phía Tây Nam, tạo thành một không gian sinh động ở lối vào KCN. Cách thức tổ chức như vậy đảm bảo một sự chuyển tiếp không gian từ khu vực ở tới khu vực sản xuất độc lập.

áp dụng hai giải pháp quy hoạch: giải pháp quy hoạch phân chia theo dải và phân chia theo nhóm chia nhóm.

Bảng 4.1. Quy hoạch chia lô đất phương án 1

	TT
	Khu vực chức năng
	Diện tích 

lô đất (ha)
	Số lượng 

lô đất
	Tổng diện tích

 (ha)

	1
	Khu vực sản xuất riêng biệt
	0,25

0,20

0,10
	16

24

15
	4,00

4,80

1,50

	2
	Khu vực phát triển hỗn hợp
	0,05

0,04

0,02
	15

25

95
	0,75

1,00

1,90

	3
	Nhà xưởng cho thuê, kho tàng
	0,82

1,18
	1

1
	0,82

1,18

	4
	Trạm cấp nước
	0,60
	1
	0,60

	5
	Trạm xử lý nước thải
	0,66
	1
	0,66


Bảng 4.2. Quy hoạch chia lô đất phương án 2

	TT
	Khu vực chức năng
	Diện tích 

lô đất (ha)
	Số lượng 

lô đất
	Tổng diện tích

 (ha)

	1
	Khu vực sản xuất riêng biệt
	0,25

0,20

0,10
	16

24

8
	4,00

4,80

0.80

	2
	Khu vực phát triển hỗn hợp
	0,05

0,04

0,03

0,02
	8

18

10

95
	0,40

0,72

0,30

1,90

	3
	Nhà xưởng cho thuê, kho tàng
	1,60
	1
	1,60

	4
	Trạm cấp nước
	0,60
	1
	0,60

	5
	Trạm xử lý nước thải
	0,66
	1
	0,66


4.2. Quy hoạch xây mới KCN cho các DNCNV&N tại Quận Cầu Giấy
Khu tiểu thủ công nghiệp dự kiến của Quận Cầu Giấy nằm ở phía đông tuyến vành đai 3, cạnh nhà máy nước Mai Dịch, tiếp xúc với hai tuyến giao thông phân chia khu vực 30m và 40m. Đây là một vị trí rất thuận lợi đối với việc hình thành KCN cho các DNCNV&N. Khu vực này nằm cạnh khu dân cư phường Dịch Vọng nhưng được ngăn cách với bởi mương Phú Đô-Dịch Vọng rộng 60m (kể cả hành lang bảo vệ), đảm bảo không ảnh hưởng tới khu dân cư. Khoảng cách tới trung tâm quận là 3km. Hiện nay, quận Cầu Giấy đang có dự án quy hoạch khu vực này cho các DN tiểu thủ công nghiệp dạng độc lập của quận. 

Hình 4.3. Quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp Quận Cầu Giấy theo quy hoạch chung đã phê duyệt

Luận văn đề xuất quy hoạch khu vực này thành KCN cho các DNCNV&N dạng hỗn hợp chức năng.

Hình 4.4. Quy hoạch KCN cho các DNCNV&N.

Do đặc điểm nằm cạnh nhà máy nước Mai Dịch, trạm cấp nước cục bộ sẽ không cần xây dựng. Trạm xử lý nước thải sẽ xây dựng gần nhà máy nước với khoảng cách ly 30m. Cạnh đó là bãi đỗ xe, kho tàng và khu nhà xưởng cho thuê, tiếp xúc trực tiếp với tuyến giao thông 30m của đô thị. 

Khu vực sản xuất độc lập bố trí nằm gần đường vành đai 3, thuận tiện cho việc giao thông vận chuyển. Khu vực phát triển hỗn hợp bố trí gần mương. Để tận dụng khu vực cảnh quan ven mương, các tuyến giao thông tổ chức từ đường giao thông dọc mương vào trong, tuyến cây xanh, mặt nước bố trí  song song với giao thông này và đổ ra không gian mở ven mương. Khu trung tâm công cộng dịch vụ bố trí dọc đường 40m ở phía Nam, kết hợp với các khu vực cơ quan, thương mại dịch vụ ở phía Đông tạo thành một tuyến chức năng dịch vụ sinh động nối với trung tâm quận mới. 

Bảng 4.3. Quy hoạch chia lô đất 

	TT
	Khu vực chức năng
	Diện tích 

lô đất (ha)
	Số lượng 

lô đất
	Tổng diện tích

 (ha)

	1
	Khu vực sản xuất riêng biệt
	0,40

0,25

0,20

0,125
	1

8

5

4
	0,40

2,00

1,00

0,40

	2
	Khu vực phát triển hỗn hợp
	0,05

0,04

0,03

0,02
	4

7

2

68
	0,20

0,28

0,06

1,36

	3
	Nhà xưởng cho thuê, kho tàng
	0,93
	1
	0,93

	4
	Trạm xử lý nước thải
	0,50
	1
	0,50


Phần kết luận và kiến nghị

1. Các DNCNV&N đang phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu công nghiệp đô thị. Tuy nhiên việc phát triển của DN hiện nay là hoàn toàn tự phát và đe doạ nghiêm trọng tới sự bền vững chung. Việc nghiên cứu mô hình quy hoạch KCN cho các DNCNV&N ở Hà Nội là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Xây dựng KCN cho các DNCNV&N nhằm đáp ứng kịp thời và phát huy thế mạnh của một nguồn nội lực dồi dào, đẩy nhanh tăng trưởng công nghiệp, đa dạng hóa các mô hình phát triển công nghiệp và các nguồn đầu tư, thúc đẩy sự hoạt động KCN và đặc biệt là giải quyết tình trạng thừa đất công nghiệp hiện nay. Sự hình thành KCN cho các DNCNV&N cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương khuyến khích, hỗ trợ DNV&N phát triển của Nhà nước.

2. Bên cạnh các KCN, KCX, KCNC hiện nay, mô hình KCN dạng thứ tư cho các DNCNV&N là mô hình phát triển hỗn hợp giữa khu vực dân dụng và công nghiệp đô thị, chịu tác động ảnh hưởng đồng thời của cả hai khu vực theo cơ chế thị trường. Đây chính là mô hình phát triển chuyển tiếp trung gian, hỗ trợ tích cực cho các KCN tập trung hiện nay.
KCN dạng thứ tư được quy hoạch và xây dựng dựa trên cơ sở một cơ cấu tổ chức linh hoạt, có khả năng phát triển và biến đổi thuận tiện theo nhu cầu và điều kiện thực tế từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với đặc điểm, sự năng động nhạy bén của DNCNV&N.

3. Mô hình KCN cho các DNCNV&N mang những đặc trưng hoàn toàn khác với các mô hình KCN tập trung theo quy định của Chính phủ hiện nay. KCN cho các DNCNV&N là khu tập trung các DNCNV&N chuyên sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các khu vực công cộng, dịch vụ phục vụ cho sự phát triển của sản xuất, có ranh giới địa lý xác định, có dân cư sinh sống. 
4. Các định hướng cơ bản về quy hoạch KCN cho các DNCNV&N được xuất phát chủ yếu từ nhu cầu và mong muốn của DN, dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội-môi trường và kế hoạch sử dụng đất đô thị của Hà Nội. 

4.1. Quỹ đất, vị trí và quy mô KCN

· Vấn đề xác định quỹ đất và vị trí KCN :

Hình thức thứ nhất là tái sử dụng quỹ đất công nghiệp đang gây ô nhiễm tại các CCN trong đô thị: di chuyển các DNCN gây độc hại và quy hoạch lại cho DNCNV&N (CCN Cầu Diễn, Cầu Bươu)

Hình thức thứ hai là tận dụng quỹ đất trống trong các KCN đã quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất cho các DNCNV&N (KCN Nam Thăng Long).

Hình thức thứ ba là quy hoạch mới KCN cho các DNCNV&N trên cơ sở quỹ đất TTCN và quỹ đất mở rộng CCN dự kiến (khu TTCN Cầu Giấy). Việc xây dựng mới hoàn toàn các KCN này ở một vị trí mới rất khó có thể được chấp nhận trong tình trạng thừa đất công nghiệp hiện nay.

· Quy mô của KCN phải đồng thời thoả mãn rất nhiều vấn đề, phù hợp với quy mô đất công nghiệp theo quy hoạch tổng thể, đáp ứng nhu cầu DN và giải quyết ô nhiễm môi trường và đặc biệt là phù hợp khả năng đầu tư của Công ty phát triển hạ tầng KCN trong nước khi các nguồn đầu tư nước ngoài giảm sút. Theo tính toán sơ bộ, quy mô KCN thích hợp cho các DNCNV&N có thể từ 10-50ha. 

4.2. Các thành phần chức năng KCN

Với đặc trưng riêng của DNCNV&N, ngoài các khu vực chức năng giống như KCN hiện nay, khu vực phát triển hỗn hợp sản xuất-kinh doanh-ở sẽ được xây dựng và là đặc trưng cơ bản của KCN cho các DNCNV&N. Khu vực này sẽ hình thành một dạng “phố nghề mới” rất quen thuộc và mang tính truyền thống kế thừa các phố nghề cũ của Hà Nội. Việc tổ chức không gian trong DN đảm bảo sự tách biệt tương đối giữa hai luồng ở và sản xuất-chất thải bằng các không gian đệm và tuyến thu gom phụ.

Các nhà xưởng cho thuê là một bộ phận quan trọng trong KCN, đáp ứng được nhu cầu từ rất nhỏ tới lớn của DNCNV&N.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật cục bộ đượoc xây dựng nhằm đảm bảo cho sự hoạt động của KCN và bảo vệ môi trường.

Hệ thống giao thông được phân chia theo tính chất hoạt động thành ba loại đường phố cơ bản mang các đặc trưng khác nhau của KCN : Đường phố sản xuất cho các hoạt động sản xuất riêng biệt, đường phố hỗn hợp cho khu vực phát triển hỗn hợp và đường phố thương mại dịch vụ cho các hoạt động công cộng dịch vụ.

4.3. Các giải pháp quy hoạch

Nguyên tắc cơ bản cho sự thành công của KCN là một cơ cấu không gian mở và linh hoạt. Với cơ cấu mềm dẻo, sự đa dạng và linh hoạt của các lô đất, sự thuận lợi trong mối quan hệ sản xuất-ở và các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, KCN sẽ thu hút được các DN đầu tư và   sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho DN. KCN được xây dựng trên nguyên tắc tập trung cuốn chiếu rất phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Các giải pháp thiết kế quy hoạch đề xuất đều dựa trên những nguyên tắc này. 

Giải pháp quy hoạch không gian theo dải chức năng thường mang hình thức của một KCN tập trung, không gian đơn điệu nhưng tổ chức và xây dựng đơn giản, phù hợp với việc chuyển đổi cơ cấu các KCN đã quy hoạch. Tuy nhiên hình thức không gian đơn điệu, kém linh họat. 

Giải pháp quy hoạch không gian theo nhóm đòi hỏi mức độ tổ chức cao nhưng không gian quy hoạch rất đa dạng, phong phú, chất lượng môi trường cao. Giải pháp này rất phù hợp với truyền thống sản xuất nhỏ, TTCN của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Hệ thống các tuyến hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ và đi ngầm để đảm bảo mỹ quan xây dựng. Giải pháp sử dụng mương thoát nước mưa hở và kết hợp một số tuyến hạ tầng trong tuynen là rất phù hợp.

5. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước là cơ sở tiền đề cho việc hình thành KCN cho các DNCNV&N. Nhà nước cần xúc tiến các biện pháp, chính sách (luật đất đai, luật DN, thuế, tín dụng,..) mềm dẻo để thu hút đầu tư trên cơ sở đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị. Một quy chế mới về KCN cho các DNCNV&N cần được nghiên cứu và thực hiện.

6. KCN cho các DNCNV&N bao hàm rất nhiều vấn đề và mỗi vấn đề được nhìn nhận khác nhau theo các quan điểm khác nhau. Quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng và bảo vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng, là các định hướng ban đầu cho việc xây dựng và phát triển KCN.  Các vấn đề liên quan khác như: tài chính, chính sách đầu tư phát triển, các giải pháp xây dựng đồng bộ ,.. cần phải được nghiên cứu tiếp theo.

7. KCN cho các DNCNV&N ở Hà Nội là bước khởi đầu, là mô hình thử nghiệm cho một cơ cấu phát triển công nghiệp đô thị. Mô hình này cần được nghiên cứu mở rộng và ứng dụng một cách linh hoạt theo các điều kiện cụ thể cho các khu vực phát triển khác nhau ở Việt Nam.
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